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Chương I : CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ
KÍCH THƯỚC, KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ

A- Mục tiêu bài học:

1-Về truyền thụ kiến thức:

- HS nắm thành phần cấu tạo nguyên tử gồm hạt nhân (p,n) và lớp vỏ (e).

- Điện tích và khối lượng p,e,n.

- Kích thước nguyên tử ,hạt nhân, electron và khối lượng nguyên tử.

2-Về rèn luyện kỉ năng:

- Tính khối lượng nguyên tử ,p,e,n theo dvC chuyển đổi dvC <=> Kg,g.

- Rèn luyện phương pháp tư duy trừu tượng.

- Làm quen với phán đoán suy luận khoa học.

3-Về giáo dục tư tưởng –đạo đức

- Khả năng con người tìm hiểu thế giới vật chất.

- Tính cẩn thận ,lòng ham mê khoa học, phương pháp làm việc.

B- Đồ dùng dạy học:

- Sơ đồ tóm tắt thí nghiệm tìm ra tia âm cực.

- Mô hình, hình vẻ thành phần cấu tạo nguyên tử.

C- Tiến trình:
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HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO
VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1:
- Nguyên tử là gì?
- GV giới thiệu thí nghiệm tìm
ra tia âm cực  Tính chất của
tia âm cực
-1897  electron (Thompson)
- 1916 Proton ( Rutherford)
- 1932  Notron ( CharWick)
Hoạt động 2:
H nghiên cứ bảng 1.1 và nhắc
lại thành phần và đặc tính các
hạt cấu tạo nên nguyên tử.
H về nhà viết bảng này vào
tập
- G kết luận:
0,00055 e 1 p 1 n

1- 1+ 0

Hoạt động 3 :
H nắm được nguyên tử có
kích thước vô cùng nhỏ
Nếu nguyên tử Au bằng bóng
rỗ thì hạt nhân bằng hạt cát
Hoạt động 4:
G gợi ý để H thiết lập công
thức tính khối lượng tuyệt đối
và khối lượng tương đối theo
2 hệ thồng đơn vị của các loại
hạt.

I-THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ:

Thành
phần

Loại hạt Điện tích Khối lượng
Coulom

b
Quy

ước
gam ÑVC

Vỏ Electron
( e)

-1,6.10-

19
1- 9.1.10-

28
0.0005

55
Hạt

nhân
Proton

( p )
+1,6.10
-19

1+ 1.6726.
10-24

1

Nôtron
( n )

0 0 1.6748
. 10-24

1

Vỏ nguyên tử gồm các electron (-)
Nguyên tử gồm proton (+)

Hạt nhân nguyên tử
Nôtron

0,00055 e 1 p 1 n
1- 1+ 0

II-KHOÁI LƯƠÏNG - KÍCH THƯỚC:
1- Kích thước:

Nếu coi nguyên tử có dạng hình cầu
-electron: 10-7 A (1A = 10-10 m = 10-8 cm)

-Đường kính hạt nhân : 10 –12 cm = 10-4 A
-Đường kính nguyên tử : 10 –8cm = 1 A

=> đường kính nguyên tử gấp 10.000 đường kính hạt nhân
2 – Khối lượng nguyên tử :

a) Khối lượng nguyên tử tuyệt đối: (Kg hay g) (KLtđ) :
Chính là khối lượng thực của nguyên tử

Ví dụ : KLtđ của C = 6 .1,6 .10-24 + 6 . 1,6.10-24 + 6.9,1.10-28

=

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- H tính khối lượng tuyệt đối của H b) Khối lượng nguyên tử tương đối

( Nguyên tử khối ) : là khối lượng của hạt nhân
( đơn vị : ñ.v.C )

Ví dụ : KLTĐ của C = 6.1 + 6.1 + 6 . 0,00055
1ñ.v.C = 1/12. klg ngtöû Cacbon = 1,66. 10-24g

KLtñ = mp + mn + me ( g)

KLTÑ = mp + mn + me ( ÑVC )
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D-Củng cố : HS lưu ý:

1 dvC=1,66.10-24g=1,66.10-27kg

1 đơn vị điện tích =1,6.10-19C

1 A = 10-10 m = 10-8cm

1 mol nguyên tử A có N=6,023.1023 nguyên tử A ( N là số Avogadro)

có khối lượng mol là MA (g)

MA

 khối lượng 1 nguyên tử A là -------- (g)

N

Cho C=12 và N=6,023.10-23 .Hỏi khối lượng 1 nguyên tử C

-theo dvC

-theo gram

E-Dặn dò : - Làm bài tập trong sách

-Chuẩn bị bài hạt nhân nguyên tử
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HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

A-Mục tiêu bài học:

* HS biết :

- Cấu tạo hạt nhân –Điện tích hạt nhân - Khối lượng hạt nhân

- HS hiểu:

- Khái niệm về số khối, quan hệ giữa số khối và nguyên tử khối

- Quan hệ giữa Z = P = E

- Khái niệm về nguyên tố hóa học và kí hiệu nguyên tử

* Về kĩ năng:

- Sử dụng thành thạo công thức tính số khối – Kí hiệu nguyên tử

- Quan hệ giữa Z = P = E

- HS cần nắm vững đặc điểm của các loại hạt

B- Tiến trình

1-Kiểm tra bài củ : 1-Thành phần cấu tạo và đặc điểm các hạt trong nguyên tử

2-Giảng bài mới
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HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN -HS HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1:

HS nhắc lại đặc điểm các hạt
 điện tích hạt nhân là điện tích của
proton quyết định
G lấy thêm một số ví dụ :
O ( Z = 8 ) , Al ( Z = 13 )
Hoạt động 2 :
H tìm hiểu trong SGK và cho biết
khái niệm về số khối hạt nhân
- G nhấn mạnh : A chính là nguyên tử
khối của nguyên tử .

Hoạt động 3:
- H nhắc lại khái niệm nguyên tố đã
học ở lớp 8 ?
-Phân biệt nguyên tử và nguyên tố :
-Nguyên tử : là loại hạt trung hòa về
điện có số hạt p,n, e xác định
-Nguyên tố: tập hợp càc ngtử có cùng
điện tích hạt nhân (Z)
Hoạt động 4 :
H nghiên cứu SGK cho biết số hiệu là
gì ?
G lấy ví dụ : Br có Z = 35 . . .

I-HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ: p11 n10
1- Điện tích hạt nhân ( Z ) :

-Điện tích của hạt nhân do proton quyết định: Z = P
-Nguyên tử trung hòa về điện :

2- Số khối hạt nhân ( A ) : chính là khối lượng hạt
nhân

NTK nguyên tử = mp + mn + me ( ñ.v.C )
Mà me << mp , mn nên
NTK nguyên tử = KLHN = mp + mn = P . 1 + N .

1


Ví dụ 1 : Nguyên tử Al có 13 e , 14 n . Tìm AAl = ?
AAl = 13 . 1 + 14 .1 = 27 = NTK

Ví dụ 2 : Nguyên tử K có nguyên tử khối là 39 , có 20
n . Tìm ÑTHN , soá p ?

P = A – N = 39 – 20 = 19
ÑTHN = 19+

II-NGUYÊN TỐ HÓA HỌC:
1-Định nghĩa : Là tập hợp các nguyên tử có cùng

điện tích hạt nhân (cùng số p, cùng e )
Các nguyên tử có cùng ĐTHN thì có tính chất hóa

học giống nhau .
Vd : những nguyên tử có Z = 17+ ==> nguyên tố Cl

- Hiện nay có khoảng 110 nguyên tố hóa học
2-Số hiệu nguyên tử ( Z ) :

Ví dụ : Nguyên tử Na có số hiệu Z = 11  Na có 11
e , 11 p , Stt trong bảng tuần hoàn của Na là 11

Số đơn vị ÑTHN Z = P = E

A = P + N = NTK

Z = soá p = soá e = ÑTHN
= STT nguyên tố trong bảng tuần hoàn
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HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC
SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 5 :
G viết ký hiệu hóa học nguyên tử lên bảng
H nêu ý nghĩa các chữ số . Từ đó cho biết ý
nghĩa của KHHH nguyên tử .

3-Kí hiệu nguyên tử :

A A : số khối hạt nhân
X X: kí hiệu nguyên tố

Z Z : số hiệu

Vd1: Kí hiệu nguyên tử Na23
11 cho biết:

- Số hiệu : Z = 11
- Số khối : A = 23
- Số proton: P = 11
- Số notron: N = 23-11 = 12
- Số electron: E = 11
- Số đơn vị điện tích hạt nhân: Z = 11
- Điện tích hạt nhân : Z = +11

Vd 2 : Nguyên tử Clo có 17 p , 18 n . Viết
KHHH nguyên tử Clo ?

P = Z = 17 , N = 18  A = 35
KHHH : Cl35

17

C - Bài tập cũng cố :

1. Cho biết p, n ,e của các nguyên tử sau: K3919 ; Cl35
17

2. Nguyên tử X có tổng số hạt là 48. Số proton = số notron

3. Nguyên tử Y có tổng số hạt là 34. Số notron nhiều hơn prpton 1 hạt.

4. Nguyên tử Z có tổng số hạt là 115. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là

25.

E – Dặn dò : Làm bài tập HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Chuẩn bị bài : Đồng vị
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ĐỒNG VỊ – NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH

A-Mục tiêu bài học :

- HS hiểu:

- Khái niệm ĐỒNG VỊ

- Cách xác định nguyên tử khối trung bình

- HS nắm vững cách tính M  tính M; tính %, tìm đồng vị thứ hai

B- Tiến trình :

1-Kiểm tra bài củ : Bài tập sách giáo khoa

2 – Đồ dùng dạy học : Tranh vẽ các đồng vị hidro

C -Giảng bài mới :

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN -
HS

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1 :
H tìm hiểu khái niệm đồng vị trong
SGK
H giải thích tại sao Cl35

17 và Cl37
17 là

2 đồng vị của Clo
Viết các đồng vị củ C và H
G lưu ý :
- Do Z quyết định tính chất hóa học
nên các đồng vị có tính chất hóa
học giống nhau
- Đồng vị có số nơtron khác nhau
 tính chất lý học khác nhau.

Hoạt động 2 :
H nghiên cứu SGK cho biết NTK
trung bình là gì và trả lời tại sao Cl
có NTK hay dùng là 35,5 ?
G đưa ra công thức tính NTK trung
bình .
Nêu 3 dạng toán đồng vị:

1. Tính M
2. Tính %
3. Tìm đồng vị thứ hai

I- ĐỒNG VỊ:
Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng
khác số notron ( khác số khối )
Vd:
- Nguyên tố Clo có 2 đồng vị:

Cl35
17 và Cl37

17

- Nguyên tố H có 3 đồng vị:
H11 ; H21 ; H31

- Oxi có 3 đồng vị:
O168 ; O178 ; O188

II-NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH:
Trong tự nhiên Clo có 2 đồng vị:
Cl35

17 ( chiếm 75% ) và Cl37
17 ( chiếm 25% )

Vậy nguyên tử khối trung bình của Clo:

MCl = 5,35
100

25.3775.35




Tổng quát:

Trong đó A, B là nguyên tử khối của mỗi đồng vị
a, b … là số nguyên tử hay % và : a+b+ … =

100%

A =
...
.....




ba
bBaA
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C-Cũng cố : Cho:

1. Biết đồng có 2 đồng vị : 65Cu chiếm 27% và 63Cu chiếm 73%. Tính M của Cu.

2. Biết Cu có 2 đồng vị : 65Cu và 63Cu . Tính % của mỗi đồng vị. Biết MCu = 63,546.

3. Cho Cu có 2 đồng vị : 65Cu chiếm 27% . Tìm đồng vị thứ hai biết M Cu = 63,546.

....................................................................................................................................................

SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON - OBITAN NGUYÊN TỬ

A- Mục đích yêu cầu :

-HS nắm được cấu tạo vỏ nguyên tử với các khái niệm obitan, phân lớp (phân mức năng lượng)

lớp (mức năng lượng)

-Nắm vỏ nguyên tử có tối đa 7 lớp e (K,L,M,N,O,P,Q) , mổi lớp có 1số phân lớp (s,p,d,f), mổi

phân lớp có 1 số obitan ,mổi obitan có tối đa 2 e.

-Nắm nguyên lí vữûng bền , qui tắc Klechkowski và viết được cấu hình e.

-Đặc điểm các e lớp ngoài cùng.

B- Tiến trình :

1-Kiểm tra bài cũ :

1-Vì sao khối lượng nguyên tử được tính bằng khối lượng hạt nhân

2- Định nghĩa nguyên tố hóa học-đồng vị .

3 – Nguyên tố brom có nguyên tử khối trung bình là 79,91 . Brom có 2 đồng vị : Br79
35

( 54,5 % ) . Tìm đồng vị còn lại .

2- Đồ dùng dạy học :

Bảng HTTH , Bảng qui tắc Klechkowski , Hình vẽ : Mẫu hành tinh nguyên tử , hình obitan

s , p.

3-Giảng bài mới :
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HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC
SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1 :
G vẽ mẫu nguyên tử Borh để nêu quỹ đạo
chuyển động của e .

Hoạt động 2 :
G vẽ hình đám mây e để nêu : các e
chuyển động không theo quỹ đạo , chỉ có
thể xác định được xác suất có mặt của e .
G nhấn mạnh đám mây e do 1 e tao nên .

Hoạt động 3 :
H nghiên cứu SGK và nêu định nghĩa
obitan nguyên tử

I-SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON:
1- Thuyết Rutherford – Bohr :
Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân
nguyên tử theo qũy đạo tròn hay bầu dục

+

2. Thuyết hiện đại ( thuyết obitan nguyên tử ) :
a) Sự chuyenå động e trong nguyên tử :

-Các e chuyển động quanh hạt nhân không
theo 1 qủy đạo xác định với vận tốc vô cùng lớn
tạo thành đám mây electron

- Nguyên tử có 1 e chuyển động tạo thành
vùng không gian có hình cầu

- Nguyên tử có nhiều e chuyển động tạo
thành những vùng không gian có hình dạng khác
nhau

b) Obitan nguyên tử ( kí hiệu là AO ) :
Là khoảng không gian xung quanh hạt nhân

có mật độ electron xuất hiện nhiều nhất ( 95 % )

đám mây electron

Obitan nguyên tử
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HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC
SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 4 :
H nhận xét hình ảnh các obitan nguyên tử
G nêu hướng các obitan

II – HÌNH DẠNG OBITAN NGUYÊN TỬ :
-Obitan s có dạng qủa cầu .

y
x

x

z

- Obitan p: gồm 3 obitan Px, Py, Pz có hình số 8
nổi định hướng theo các trục x, y, z.

- Obitan d, f có hình dạng phức tạp.

D - Cũng cố:

1. Sư chuyển động của electron trong vỏ nguyên tử.

2. hình dạng của obitan và sự định hướng trong không gian.

E – Dặn dò : Làm bài tập SGK + sách bài tập.
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LỚP VÀ PHÂN LỚP ELECTRON
A- Mục đích yêu cầu :

Học sinh biết:

- Thế nào là lớp và phân lớp electron.

- Số lượng các obitan trong một phân lớp và trong 1 lớp.

- Sự giống nhau và khác nhau giữa các obitan trong cùng 1 phân lớp.

- Dùng kí hiệu phân biệt các lớp, phân lớp.

B -Tiến trình :

1-Kiểm tra bài củ:

- Cho biết sự chuyển động của electron.

- Hình dạng của obitan s, p.

2 – Đồ dùng dạy học : Tranh vẽ hình dạng các obitan s, p , d.

3-Giảng bài mới

Công việc của GV và HS Nội dung giảng dạy
Hoạt động 1 :
G : Tại sao xác suất có mặt của e không đồng
đều .
G nhắc lại lại cấu tạo nguyên tử  do lực hút
giữa nhân và e nên các e gần nhân có mức
năng lượng thấp , các e xa nhân có mức năng
lượng cao .
Dựa vào mức năng lượng  chia vỏ nguyên tử
thành các lớp vỏ .
Hoạt động 2 :
H nhắc lại khái niệm về lớp e ?
H nghiên cứu SGK để kết kuận về phân lớp .
H nêu đặc điểm của các obitan trong cùng
phân lớp .
G nêu số phân lớp trong cùng lớp
H nêu số phân lớp trong lớp 4 , 5, 6 , 7
Hoạt động 3 :
G : mỗi phân lớp khác nhau trong cùng 1 lớp
có mức năng lượng khác nên các obitan trong
moat phân lớp khác nhai .
H nhắc lại hình dạng và đặc điểm của obitan

I-Lôùp electron :
- Lớp electron gồm các nguyên tử có

mức năng lượng gần bằng nhau
- Vỏ nguyên tử chia thành 7 lớp:

Lớp 1 2 3 4 5 6 7
(+)

K L M N O P Q
II- Phân lớp electron :
- Phân lớp electron gồm các electron mang
mức năng lượng bằng nhau
- Số phân lớp bằng số thứ tự của lớp
- Kí hiệu: s , p , d , f
Phân lớp: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p
4d 4f

(+)
Lớp: K L M
N
III- Số Obitan trong một phân lớp:
- Trong một phân lớp các obitan có cùng
mức năng lượng nhưng khác nhau về sự địng
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G nêu phương hướng các obitan
Hoạt động 4 :
H chứng minh tại sao số obitan trong 1 lớp
được tính theo cô ng thức n2

G nhấn mạnh n2 chỉ đúng từ lớp 1 đến lớp 4 .

hướng trong không gian
- Phân lớp s: có 1 obitan có dạng hình cầu
- Phân lớp p: có 3 obitan px , py, pz định
hướng theo

các trục x, y, z.
- Phân lớp d: có 5 obitan định hướng khác
nhau trong không gian
- Phân lớp f có 7 obitan định hướng khác
nhau
VI- Số Obitan trong 1 lớp: n2

- Lớp 1 ( K ) có 1 obitan
- Lớp 2 ( L ) có 4 obitan
- Lớp 3 ( M ) có 9 obitan
- Lớp 4 ( N ) có 16 obitan .

C-Cũng cố : Sử dụng các bài tập trong SGK

............................................................................................................................................................

NĂNG LƯỢNG CỦA CÁC ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ
CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ

A- Mục đích yêu cầu :

Học sinh biết:

- Số electron tối đa trong 1 phân lớp và trong 1 lớp.

- Các nguyên lý, qui tắc sắp xếp electron trong nguyên tử.

Học sinh hiểu:

- Viết cấu hình electron  số lớp, số electron trên mỗi lớp.

- Đặc điễm electron lớp ngoài cùng  tính chất.

B-Tieán trình :

1-Kiểm tra bài củ:

- Cáu trúc lớp của nguyên tử.

- Cấu trúc phân lớp của nguyên tử.

2 – Đồ dùng dạy học : Tranh vẽ trậ tự mức năng lượng

Bảng cấu hình e và sơ đồ phân bố e trên các obitan.
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3-Giảng bài mới

Công việc của GV và HS Nội dung giảng dạy
Hoạt động 1 :
H khái quát về electron , lớp e , phân lớp
e .
G kết luận : Mỗi e trong 1 phân lớp e có
mức năng lượng xác định  năng lượng
obitan nguyên tử .

Hoạt động 2 :
H nghiên cứu hình 1.12 trong SGK để rút
ra trật tự mức năng lượng .

Hoạt động 3 :
H nghiên cứu SGK cho biết thế nào là ô
lượng tử , nội dung nguyên lý Pauli , các
kí hiệu e trong 1 ô lượng tử , cách tính số
e tối đa trong 1 phân lớp , 1 lớp .

I – NĂNG LƯỢNG CỦA ELECTRON TRONG
NGUYÊN TỬ :

1 - Mức năng lượng obitan nguyên tử : là mức
năng lượng xác định của mỗi e trên mỗi obitan

Các e trên các obitan của cùng phân lớo có
mứcnăng lượng bằng nhau .

2 – Trật tự mức năng lượng :
1s2s2p3s3p4s3d4s4p5s4d5p6s

Có sự chèn mứcnăng lượng : 3d sau 4s . . .
II- CÁC NGUYÊN LÝ VÀ QUY TẮC PHÂN BỐ
ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ :

1 - Nguyên lí Pau li :
a) Ô lượng tử:

Mỗi obitan biểu diển bằng 1 ô vuông gọi là ô
lượng tử:
Vd: - Obitan s :

- Obitan p :
- Obitan d :
b) Nguyên lí Pau li:
Trong một obitan chỉ có thể chứa nhiều

nhất là hai e và hai e này chuyển động tự quay
khác chiều nhau xung quanh trục riêng của mỗi
e .


2 electron ghép đôi 1 electron độc thân

c) Số e tối đa có trong 1 phân lớp và trong 1
lớp:

 Số electron tối đa có trong 1 phân lớp:
- Phân lớp s : chứa tối đa 2e





Công việc của GV và HS Nội dung giảng dạy

H chứng minh số e tối đa được tính theo công
thức 2 n2 và công thức này chỉ đúng với trường
hợp lớp 1 đến lớp 4 .

- Phân lớp p: có tối đa 6e
  

- Phân lớp d có 10e:
    

* Số electron tối đa có trong môt lớp: 2n2

- Lớp K ( n = 1 ) chứa tối đa 2 electron
- Lớp L ( n = 2 ) chứa tối đa 8 electron
- Lớp M ( n = 3 ) chứa tối đa 18 electron
- Lớp N ( n = 4 ) chứa tối đa 32 electron
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Hoạt động 4 :
H nghiên cứu SGK cho biết nội dung nguyên
lý vững bền và áp dụng nguyên lý để phân bố
e của nguyên tử vào obitan .

Hoạt động 5 :
H nghiên cứu SGK cho biết nội dung quy tắc
Hund và vận dung quy tắc để phân e len các ô
lượng tử trong nguyên tử C , B .
Tiết 1 dừng ở phần này

Hoạt động 6 :
H nghiên cứu SGK cho biết cấu hình e là gì và
các bước tiến hành viết cấu hình e .
G hướng dẫn H viết cấu hình e các nguyên tử
các nguyên tố : 35Br , 16S , . . . theo 2 cách
G nhấn mạnh : khi viết cấu hình phải tuân theo
trật tự mức năng lượng sau đó đảo lại để được
cấu hình .
G cho H phân biệt phân lớp ngoài cùng , lớp
ngoài cùng , đếm số e lớp ngoài cùng .

Hoạt động 8 :
H viết cấu hình e của các nguyên trong chu kỳ
3 và nhận xét số e lớp ngoài cùng .

2 – Nguyên lý vững bền :
Ở trạng thái cơ bản , trong nguyên tử các e

chiếm các obitan theo mức năng lượng từ thấp
đến cao
Ví dụ :
1H : 1s1

2He : 1s2

3Li : 1s22s1

3- Qui tắc Hun ( Hund ) :
Trong cùng một phân lớp, các electron sẽ phân
bố trên các obitan sao cho có số electron độc
thân là tối đa và các electron này có chiều tự
quay giống nhau
VD: B ( Z = 5 ): 1s22s22p1

  

C ( Z = 6 ): 1s22s22p2

   

II- CAÁU HÌNH ELECTRON:
1- Caáu hình electron :

Cấu hình electron biể diển sự phân bố electron
trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau.
- Số thứ tự của lớp được viết bằng các số
- Phân lớp được kí hiệu : s , p , d , f
- Số electron viết trên phân lớp như số mũ
Vd:
Na ( Z = 11 ): 1s2 2s22p6 3s1

Fe ( Z = 26 ): 1s22s22p63d64s2 hay [Ar] 3d64s2

2- Đặc điểm của electron lớp ngoài cùng:
Các electron lớp ngoài cùng quyết định tính
chất hóa học của các nguyên tố
- Lớp ngoài cùng có 8 electron là khí hiếm, rất
bền vững không tham gia các phản ứng hóa
học
- Lớp ngoài cùng có 1, 2, 3 electron là kim loại
- Lớp ngoài cùng có 5, 6, 7 electron là phi kim
- Lớp ngoài cùng có 4 electron là kim loại hay
p kim



 

C – Củng cố :

Tiết 1 : Vận dụng các nguyên lý và quy tắc phân bố các e của : 8O , 7N

Tiết 2 : Viết cấu hình e của 16S , phân bố các e lên các ô lượng tử , cho biết số e của S ở trạng

thái cơ bản , là kim loại , phi kim , khí hiếm ?
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CHƯƠNG II : BẢNG TUẦN HOÀN
ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ

MỤC TIÊU Biết : + Nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn (TH)
+ Cấu tạo bảng TH : ô nguyên tố , chu kì , nhóm

Hiểu : + Mối quan hệ :
cấu hình electron  vị trí trong BTH  tính chất nguyên

tố
+ Qui luật biến đổi tính chất các nguyên tố và một số hợp chất

của
chúng theo chu kì và nhóm

KĨ NĂNG Rèn luyện tư duy logic :
+ Từ cấu tạo nguyên tử  vị trí nguyên tố trong BTH
+ Từ vị trí nguyên tố trong BTH  dự đoán tính chất của nguyên tố
+ So sánh tính chất của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận

GIÁO DỤC Tin tưởng vào khoa học, chân lí khoa học
Tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo
Đức tính cần cù, tỉ mỉ, chính xác trong nghiên cứu khoa học

PHƯƠNG
PHÁP

+ Nêu vấn đề, gợi mở dẫn dắt HS vào từng vấn đề cụ thể
 HS tự phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức mới

+ Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm, thảo luận các vấn đề gợi mở
 vừa phát huy tính độc lập của mỗi HS vừa tập cho HS

tinh thần
hợp tác, tập thể

+ Hướng dẫn cho HS tập tra cứu các bảng tư liệu
 phát hiện được qui luật
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MỤC TIÊU : Biết : Nguyên tắc xây dựng BTH
Hiểu : Cấu tạo BTH

Mối quan hệ cấu hình electron  vị trí trong BTH
TRỌNG TÂM : Nguyên tắc xây dựng BTH

Cấu tạo BTH
KỸ NĂNG : Viết cấu hình electron nguyên tử

 Z  ô nguyên tố
 lớp electron  chu kì
 phân lớp ngoài cùng  phân nhóm
 electron độc thân  nhóm

ĐDDH : Hình vẽ ô nguyên tố (SGK trang 34) phóng to
Bảng tuần hoàn các nguyên tố dạng dài

PHƯƠNG PHÁP : Hướng dẫn HS tự xây dựng bài học và tự rút ra kết luận

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:

1 – Kiểm tra bài cũ :

- Viết cấu hình e các nguyên tử : 13Al , 35Br , 36Kr . Cho biết là kim loại , phi kim hay khí

hiếm .

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
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- Cho nguyên tử có e phân lớp ngoài cùng : 4p3 . Viết cấu hình , cho biết là kim loại , phi

kim hay khí hiếm .

2 – Đồ dùng dạy học: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

3 – Bài giảng :

HOẠT ĐỘNG của THẦY HOẠT ĐỘNG của TRÒ
Hoạt động 1 :
Kể về lịc sử phát minh ra bảng tuần hoàn .

Hoạt động 2 :
H nhắc lại nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố
theo kiến thức lớp 9 .
H dựa vào bảng tuần hoàn cho biết
- Điện tích các nguyên tố trong hàng ngang ,
cột dọc .
- Số e lớp ngoài cùng của các nguyên tố trong
bảng theo hàng ngang , hàng dọc .

Hoạt động 3 : Dựa vào sơ đồ ô nguyên tố H
nhận xét thành phần ô nguyên tố .

Hiện nay đã tìm ra 110 nguyên tố hóa học
được xếp trong bảng tuần hoàn các nguyên tố
hóa học

I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN
TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN :

1- Xếp thành từng ô nguyên tố theo chiều
tăng dần của điện tích hạt nhân

2- Xếp thành 1 hàng ngang các nguyên tố
có cùng số lớp electron

3- Xếp thành 1 cột dọc các nguyên tố có
cùng số electron hóa trị
Ghi chú : electron hóa trị là electron ngoài
cùng có khả năng tạo thành liên kết
II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN :

1- Ô NGUYÊN TỐ : là đơn vị nhỏ nhất
cấu tạo nên BTH

HOẠT ĐỘNG của GÍAO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 4 :

- H dựa vào bảng tuần hoàn cho biết có bao
nhiêu dãy nguyên tố xếp hàng ngang

- H nhận xét số nguyên tố mỗi hàng ngang ,
viết cấu hình e của một số nguyên tố tiêu biểu

H nhận xét số lớp e của các nguyên tố trong
chu kỳ

G bổ sung phần nhận xét các chu kỳ .

2- CHU KÌ : là dãy nguyên tố xếp theo Z
tăng dần mà nguyên tử của chúng có cùng số
lớp electron

Chu
kỳ

Số nguyên
tố

Cấu hình e Số lớp
e

1 1H  2He 1sa (a=1;2) 1
2 3Li 10Ne [He]2sa2pb

a= 1;2
b= 16

2

3 11Na 
18Ar

[Ne]3sa3pb 3

Số hiệu

Số khối

Độ âm điện

Cấu hình e

Tên nguyên tố

KHHH
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4 19K  18Kr [Ar]3dx4sa4p
b

x = 1 10

4

5 37Rb
18Xe

[Ar]3dx4sa4p
b

x = 1 10

5

6 19Cs 
18Rn

[Xe]4dx

4fy5sa5pb

x = 1 10
y = 0  14

6

7 Chưa hoàn
nguyên tố

chỉnh , có 24 7

Nhận xét :
+ STT chu kì trùng với số lớp electron
+ Mỗi chu kì đều khởi đầu bởi 1 kim loại

kiềm và kết thúc bởi 1 khí hiếm (trừ chu kì 1)
+ Chu kì 1, 2, 3 : CK nhỏ chứa 2 – 8

nguyên tố
+ Chu kì 4 trở đi : CK lớn chứa từ 8 nguyên

tố trở lên
+ Dưới BTH có 2 họ nguyên tố : lantan và

actini
Lantan (Z = 58 – 71) Actini (Z = 90 –
103)

CỦNG CỐ CUỐI TIẾT:

1 – Nêu nguyên tắc sắp xếp.

2- Định nghĩa chu kỳ .

3 – Các nguyê nguyên tố sau có cùng chu kỳ không , tại sao ?

a) Na : 1s22s22p63s1 S : 1s22s22p63s2
3p

4 Ne : 1s22s22p63s23p6

b) Na : 1s22s22p63s1 K : 1s22s22p63s23p64s1 Be : 1s22s2

RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY :
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TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY TIẾP TIẾT SAU :

HOẠT ĐỘNG của THẦY HOẠT ĐỘNG của TRÒ
Hoạt động 5 :
H dựa vào SGK và bảng tuần hoàn cho biết :
- Nhóm nguyên tố là gì
- Phân loại nhóm nguyên tố
- Số nhóm A , số nhóm B
- Đặc điểm cấu tạo các nguyên tố của nhóm
A , nhóm B .
G trình bày thêm các nguyên tố cuối bảng .

3- NHÓM : tập hợp các nguyên tố được
xếp thành cột mà nguyên tử của chúng có
cấu hình electron tương tự nhau nên tính chất
hóa học giống nhau

+ BTH có 16 nhóm (chiếm 18 cột) chia
thành : 8 nhóm A , 8 nhóm B (trong đó
nhóm VIIIB gồm 3 cột)

+ Trong cùng 1 nhóm, các nguyên tố có
cùng số electron hóa trị và bằng STT của
nhóm

a) Nhóm A : gồm các nguyên tố s và p
Cấu hình : nsxnpy

b) Nhóm B : gồm các nguyên tố d và f
Cấu hình electron ngoài cùng có dạng
(n-1) dx nsy (x = 0 – 10 y = 1 – 2)

x + y  8  nhoùm (x + y) B
8  x + y  10  nhoùm VIII B
11  x + y  12 nhoùm (x + y –10) B

4- CÁC NGUYÊN TỐ XẾP Ở CUỐI BẢNG
Nhóm IIIB có 2 dãy nguyên tố xếp riêng :

+ Họ Lantan (14 nguyên tố)
từ Ce Z = 58 đến Lu Z = 71

+ Họ Actini (14 nguyên tố)
từ Th Z = 90 đến Lr Z=103

CỦNG CỐ BÀI :
1- Cho nguyên tử A có cấu hình e lớp ngoài cùng : 3p5

a) Viết cấu hình nguyên tử A
b) Xác định vị trí A trong bảng tuần hoàn các nguyên tố .

2 – Nguyên tử B ở chu kỳ 3 , nhóm VI A . Viết cấu hình e của B

RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY :

KIỂM TRA BÀI
CŨ :

1- Hãy cho biết ý nghĩa của một ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn ?
2- Phân biệt ý nghĩa của số thứ tự chu kì và số lớp electron trong
nguyên tử

Lấy thí dụ với chu kì 3
3- Chỉ căn cứ vào điện tích hạt nhân Z, làm thế nào để biết một chu
kì kết thúc ?

4- Cho cấu hình electron của ba nguyên tố như sau :
A : 2, 8, 2 B : 2, 8, 8, 5 C : 2, 8, 5
Hãy xác định ô nguyên tố và chu kì của chúng trong BTH
Các nguyên tố nào thuộc cùng 1 chu kì ?

STT nhóm A = x+y
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MỤC TIÊU : Hiểu: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron các nguyên tố hóa học
Mối quan hệ cấu hình electron  vị trí trong BTH

TRỌNG TÂM : Sự liên quan giữa cấu hình electron và số thứ tự của nhóm
Sự biến đổi của cấu hình electron các nguyên tố trong các chu kì

KỸ NĂNG :
ĐDDH : Bảng tuần hoàn các nguyên tố dạng dài
PHƯƠNG PHÁP : Hướng dẫn HS tự xây dựng bài học và tự rút ra kết luận
KIỂM TRA BÀI
CŨ :

1 – Cho nguyê nguyên tử A có Z = 35 . Viết cấu hình , xác định
vị trí

2 – Cho nguyên tử B có Z = 25 . Viết cấu hình , B thuộc nhóm A
hay B

3 – Nguyên tử C ở chu kỳ 4 , nhóm 5A . Viết cấu hình , A là kim
loại hay phi kim .

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY :
HOẠT ĐỘNG của THẦY HOẠT ĐỘNG của TRÒ

Hoạt động 1 :
G cho các nhóm viết cấu hình e của 1 nguyên
tố tiêu biểu trong mỗi nhóm .
Hoạt động 2 :
G yêu cầu H nhận xét số e lớp ngoài cùng
các nguyên tố theo chu kỳ , theo nhóm .
G tóm lại và đưa ra nhận xét .

I- CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ
CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A
Đây là các nguyên tố s và p (có phân lớp cuối
cùng là s hay p)
Cấu hình : nsxnpy

Nhận xét :
+ Nguyên tố cùng nhóm A có cùng số e

ngoài cùng  giống nhau về hoá tính
+ STT nhóm A = số e lớp ngoài cùng .

+ Sau mỗi chu kì, số electron ngoài cùng
của ng_tử các ng_tố nhóm A biến đổi tuần
hoàn

Vậy sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình
electron ng_tử của các ng_tố chính là nguyên
nhân sủa sự biến đổi tuần hoàn về tính chất
của các ng_tố

II- CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ
CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM B

Đây là các nguyên tố d và f thuộc chu kì
lớn
(còn gọi là nguyên tố kim loại chuyển tiếp)
cấu hình electron ngoài cùng có dạng
(n-1) da ns2 (trong đó a = 1 – 10)

CŨNG CỐ CUỐI TIẾT : 1 – Nguyên tử R có Z = 30 , viết cấu hình , xác định vị trí .

SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON
NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
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2 – Nguyên tử X có Z = 24 , viết cấu hình , xác định vị trí

RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY :

.........................................................................................................................................................

MỤC TIÊU : -Biết: Các khái niệm : năng lượng ion hóa, ái lực electron, độ âm
điện
-Hiểu: Quy luật biến đổi bán kính nguyên tử, năng lượng ion hóa, ái

lực electron, độ âm điện các nguyên tố trong HTTH
-Vận dụng: Dựa vào qui luật biến đổi để dự đoán tính chất nguyên tố

khi biết vị trí chúng trong HTTH.
TRỌNG TÂM : Sự biến đổi bán kính nguyên tử, năng lượng ion hóa theo chu kì và

theo nhóm.
KỸ NĂNG : So sánh bán kính nguyên tử và năng lượng ion hóa thứ 1
ĐDDH : Bảng 2.2 2.3 2.4 2.1 2.2
PHƯƠNG PHÁP : Hướng dẫn HS tự xây dựng bài học và tự rút ra kết luận
KIỂM TRA BÀI
CŨ :

1 – Cho nguyên tử A có Z = 29 , viết cấu hình e , xác định vị trí
của A

2 – Nguyên tử B ở chu kỳ 4 , nhóm VIIA , viết cấu hình , B là
kim loại hay phi kim ?

3 – Nguyên tử C có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là 4s1 , viết
cấu hình , cho biết vị trí .

4 – Nêu kết luận về sự biến đổi cấu hình e các nguyên tố trong
bảng tuần hoàn .

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY :

HOẠT ĐỘNG của THẦY HOẠT ĐỘNG của TRÒ
Hoạt động 1 :
- H nghiên cứu SGk cho biết quy luật biến đổi
bán kính nguyên tử theo chu kỳ , theo nhóm .
- H giải thích quy luật bíiến đổi đó dựa vào
đặc điểm cấu tạo nguyên tử .

I. BÁN KÍNH NGUYÊN TỬ
a)Trong chu kì : đi từ trái sang phải theo

chiều Z tăng  số e ngoài cùng tăng  lực
hút của hạt nhân tăng  bán kính nguyên tử
giảm dần
VD : RNa > RMg > RAl

B) Trong nhóm A : đi từ trên xuống theo
chiều Z tăng  số lớp e tăng  lực hút của
hạt nhân giảm  bán kính nguyên tử
tăng dần
VD : RLi < RNa < RK < RRh

Vậy bán kính nguyên tử của các nguyên
tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của Z

SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT CÁC
NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
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Hoạt động 2 :
- H nghiên cứu SGK cho biết thế nào là năng
lượng ion hóa ( I1 )
- G : ngoài năng lượng ion hóa thứ 1 , còn có
ion hóa tứ 2, 3 , 4 . . .
Nguyên tử A có I1 > I2( B ) . Nguyên tử A hay
B dễ nhường e hơn

II. NĂNG LƯỢNG ION HÓA
Năng lượng ion hóa thứ nhất I1 (KJ/mol)

của nguyên tử là năng lượng tối thiểu để tách
e thứ 1 ra khỏi nguyên tử ở trạng thái cơ bản
VD Li = Li+ + e I1 = 520 KJ/mol
* Trong 1 chu kì , đi từ trái sang phải theo
chiều Z tăng  bán kính nguyên tử giảm 
lực hút của nhân đối với e ngoài cùng tăng 
năng lượng ion hóa thứ nhất tăng dần

HOẠT ĐỘNG của THẦY HOẠT ĐỘNG của TRÒ
Hoạt động 3 :
H dựa vào bán kính nguyên tử giải thích quy
luật biến đổi I1 trong chu kỳ và trong nhóm .
G hướng dẫn H phát hiện chỗ đặc biệt trong
bảng 2.3 , hình 2.1 và giải thích .
Tiết 1 : dừng ở đây .

Hoạt động 4 :
- H nghiên cứu SGK cho biết khái niệm về ái
lực e
Và quy luật biến đổi ái lực e theo chu kỳ , theo
nhóm , giải thích quy luật đó .

Hoạt động 5 :
H đựa vào bảng độ âm điện và SGK nêu :
- Khái niệm về độ âm điện .
- Quy luật biến đổi độ âm điện theo nhóm ,
theo chu kỳ và giải thích .

* Trong 1 nhóm A, đi từ trên xuống theo
chiều Z tăng bán kính nguyên tử tăng  lực
hút của nhân đối với e ngoài cùng giảm 
năng lượng ion hóa thứ nhất giảm dần

Vậy năng lượng ion hóa thứ nhất của các
nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng
của Z
III. AÍ LỰC ELECTRON

Là năng lượng tỏa ra hay hấp thụ khi
nguyên tử kết hợp thêm 1 electron để biến
thành anion
* Trong 1 chu kì , đi từ trái sang phải theo

chiều Z tăng  bán kính nguyên tử giảm 
lực hút của nhân đối với e ngoài cùng tăng 
giá trị của aí lực electron tăng dần

* Trong 1 nhóm A, đi từ trên xuống theo
chiều Z tăng  bán kính nguyên tử tăng  lực
hút của nhân đối với e ngoài cùng giảm  giá
trị của ái lực electron giảm dần

Vậy giá trị của ái lực electron của các
nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng
IV. ĐỘ ÂM ĐIỆN
Là đại lượng đặc trưng cho khả năng hút
electron của 1 nguyên tử trong phân tử

* Trong 1 chu kì , đi từ trái sang phải theo
chiều Z tăng  bán kính nguyên tử giảm 
lực hút của nhân đối với e ngoài cùng tăng 
giá trị của độ âm điện tăng dần

* Trong 1 nhóm A, đi từ trên xuống theo
chiều Z tăng  bán kính nguyên tử tăng 
lực hút của nhân đối với e ngoài cùng giảm 
giá trị của độ âm điện giảm dần

Vậy giá trị của độ âm điện của các nguyên
tố biến đổi tuần hoàn theo chiiều tăng dần của
điện tích hạt nhân
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CỦNG CỐ CUỐI TIẾT :
Sử dụng các bài tập trong SGK để củng cố .

RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY:
...............................................................................................................................................................

MỤC TIÊU : Hiểu: Thế nào là tính kim loại, tính phi kim
Qui luật biến đổi tính kim loại và tính phi kim trong HTTH
Qui luật biến đổi một số tính chất : hóa trị, tính axit, tính bazơ của

oxit và hiñroxit
Nội dung định luật tuần hoàn

TRỌNG TÂM : Sự biến đổi tính kim loại – phi kim các nguyên tố trong 1 chu kì
hay trong 1 nhóm A

KỸ NĂNG : Sắp xếp các nguyên tố theo tính kim loại hay tính phi kim
Sắp xếp các ôxit hay hidroxit của các nguyên tố theo tính bazơ hay
tính axit

ĐDDH : Bảng 2.5 - 2.6
Bột Mg, nước, đèn cồn, kẹp, ống nghiệm, quẹt, PP, ống nhỉ giọt
Dd Al2(S04)3 , dd Na0H, dd HCl

PHƯƠNG PHÁP : Hướng dẫn HS tự xây dựng bài học và tự rút ra kết luận

KIỂM TRA BÀI
CŨ :

Câu 1 : Ghép các chữ : X, Y, Z, T với các số : 1, 2, 3 sao cho thích
hợp :

X : 1s2 1 : Kim loại
Y : 1s2 2s2 2p6 3s1 2 : Phi kim
Z : 1s2 2s2 2p6 3 : Khí hiếm
T : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

A- X1 – Y2 – Z3 – T1 B- X1 – Y1 – Z3 – T2
C- X3 – Y1 – Z3 – T2 D- Tất cả đều sai

Câu 2 : Cho 11Na : 1s2 2s2 2p6 3s1 19K : [Ar] 4s1

37Rb : [Kr] 5s1 55Cs : [Xe] 6s1

Chọn mệnh đề sai khi đề cập đến các nguyên tố trên
A- Chúng là kim loại nhóm IA
B- Bán kính nguyên tử tăng Na < K < Rb < Cs
C- Chúng có khuynh hướng tạo ion dương
D- Năng lượng ion hóa tăng : Na < K < Rb < Cs

SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI – PHI KIM CỦA CÁC
NGUYÊN TỐ HÓA HỌC -ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
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Câu 3 : Cho 11Na : [Ne] 3s1 17Cl : [Ne] 3s2 3p5

12Mg : [Ne] 3s2 16S : [Ne] 3s2 3p4

Chọn mệnh đề sai khi đề cập đến các nguyên tố trên
A- Độ âm điện giảm : Na > Mg > S > Cl
B- Bán kính nguyên tử giảm : Na < Mg < S < Cl
C- Giá trị ái lực electron tăng : Na < Mg < S < Cl
D- Chúng là các nguyên tố thuộc chu kì 3

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY :
HOẠT ĐỘNG của THẦY HOẠT ĐỘNG của TRÒ

HOẠT ĐỘNG 1 :
VD : Na = Na+ + 1e

Mg = Mg2+ + 2e
Hỏi HS nguyên tố nào nhường e dễ hơn ?

I. SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI – PHI
KIM

1- TÍNH KIM LOẠI : khả năng dễ
nhường electron của 1 ng_tử kim loại tạo
thành ion dương.
Ng_tử càng dễ nhường e, tính kim loại càng
mạnh

VD : Cl + 1e = Cl-

S + 2e = S2-
Hỏi HS nguyên tố nào nhận e dễ hơn ?

2 - TÍNH PHI KIM : khả năng dễ thu
thêm electron của 1 ng_tử phi kim tạo thành
ion âm
Ng_tử càng dễ nhận e, tính phi kim càng
mạnh

HOẠT ĐỘNG 2 :
Xét Nhóm IA : Li Na K Rb Cs

Xem phim Nhóm IA tác dụng với
nước

Gọi HS nhận xét khả năng phản ứng của
IA với H20
Giải thích : trong 1 chu kì, đi từ trái sang phải
thì :
số e ngoài cùng tăng  lực hút của hạt nhân
tăng  tính kim loại giảm, tính phi kim tăng

2- SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI–PHI
KIM

a) Trong nhóm A : theo chiều tăng của
Z, tính kim loại tăng dần, đồng thời tính phi
kim giảm dần

b) Trong mỗi chu kì : theo chiều tăng
của Z, tính kim loại giảm dần, đồng thời tính
phi kim tăng dần

Tính kim loại, phi kim biến đổi tuần hoàn
theo chiều tăng của điện tích hạt nhân Z

Xét Chu kì 3 : Na Mg Al Si P S
Cl

Thí nghiệm Mg tác dụng với nước
đun nóng

Gọi HS nhận xét TN Mg + H20
và đoạn film Na + H20

Giải thích : trong 1 nhóm A, đi từ trên xuống
dưới thì : số lớp e tăng  lực hút của hạt
nhân giảm
 Tính kim loại tăng, tính phi kim giảm
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HOẠT ĐỘNG 3 : treo bảng 2.5
Gọi HS nhận xét sự tăng của hóa trị cao
nhất đối với ôxi

II- SỰ BIẾN ĐỔI VỀ HOÁ TRỊ :
Trong mỗi chu kì : theo chiều tăng của Z,

hóa trị cao nhất với oxi tăng dần (1 – 7) , hóa
trị với hydro giảm dần (4 – 1)

Hóa trị cao nhất với oxi, hóa trị với hydro
biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện
tích hạt nhân Z

HOẠT ĐỘNG 4 : treo bảng 2.6
Gọi HS nhận xét sự biến đổi của tính bazơ
và tính axit của ôxit - hydroxit

Thí nghiệm Al(0H)3 hidroxit
lưỡng

tính (tác dụng với HCl và
Na0H

Gọi HS lên bảng viết phản ứng
với axit HCl

Phản ứng :
Al(0H)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H20
Al(0H)3 + Na0H = NaAl02 + 2H20

III. SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH BAZƠ - AXIT CỦA
OXIT VÀ HIDROXIT

a) Trong mỗi chu kì : theo chiều tăng của Z,
tính bazơ của ôxit và hydroxit giảm dần,đồng
thời tính axit của chúng tăng dần

b) Trong 1 nhóm A : theo chiều tăng của
Z , tính bazơ của ôxit và hydroxit tăng dần ,
đồng thời tính axit của chúng giảm dần

Tính axit – bazơ của các ôxit và hidroxit
biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện
tích hạt nhân Z

HOẠT ĐỘNG 5 :
H phát biểu định luật tuần hoàn

IV – ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
Tính chất của các nguyên tố cũng như

thành phần và tính chất của các đơn chất và
hợp chất tạo nên từ những nguyên tố đó biến
đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích
hạt nhân nguyên tử

CỦNG COÁ CUOÁI TIEÁT :

Câu 1 : Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân

Z ? A- Hoá trị cao nhất đối với ôxi
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B- Số electron lớp ngoài cùng

C- Thành phần của các oxit, hidroxit

D- Số proton trong hạt nhân nguyên tử

E- Khối lượng nguyên tử

F- Số lớp electron Trả lời : A – B – C

Câu 2 : Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng ?

Trong một chu kì, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần thì ...

A- Bán kính nguyên tử giảm dần

B- Nguyên tử khối tăng dần

C- Tính phi kim tăng dần, tính kim loại giảm dần

D- Tính bazơ của ôxit và hidroxit yếu dần Trả lời : B

Trường hợp 18Ar (39,95) đứng trước 19K (39,10)

52Te (127,60) đứng trước 53I (126,90)

Câu 3 : Cho các nguyên tố 11X, 13Y, 19Z.

Sắp xếp các nguyên tố trên theo tính kim loại tăng dần

A- X > Y > Z

B- Z > Y > X

C- Y > X > Z

D- Y < X < Z Trả lời : D

X : [Ne] 3s1 X > Y

Y : [Ne] 3s2 3p1 Z

Z : [ Ar] 4s1
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Câu 4 : Cho các nguyên tố : K, Mg, Na, Be. Dựa theo bảng tuần hoàn, sắp xếp các ôxit của

các nguyên tố trên theo tính bazơ tăng dần

A- K20 > Mg0 > Na20 > Be0

B- Be < Mg < Na < K

C- Be0 < Mg0 < Na20 < K20

D- Tất cả đều sai Trả lời : C

RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY :
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MỤC TIÊU : Biết: Ý nghĩa khoa học của BTH đối với hóa học và các môn
khoa học khác

Vận dụng : Từ vị trí nguyên tố  cấu tạo ng_tử và tính chất ng_tố
Từ cấu tạo nguyên tử  vị trí nguyên tố trong

BTH
Dựa vào qui luật biến đổi tính chất các nguyên tố và

hợp chất trong BTH để so sánh tính chất hóa học của 1
nguyên tố với các nguyên tố lân cận

TRỌNG TÂM : Từ vị trí ng_tố  tính chất ng_tố  so sánh tính chất
KỸ NĂNG : Viết cấu hình electron nguyên tử

 Z  ô nguyên tố
 lớp electron  chu kì
 phân lớp ngoài cùng  phân nhóm
 electron độc thân  nhóm

ĐDDH : Bảng tổng kết về tính chất hóa học của các oxit, hidroxit, hợp chất
với H

PHƯƠNG PHÁP : dùng bài tập – tổ chức nhóm HS thảo luận, tự xây dựng bài học và tự
rút ra kết luận

KIỂM TRA BÀI
CŨ :

1 – Cho các nguyên tử : Al , Na , Mg
a) Viết công thức oxit cao nhất , hidroxit
b) Xếp tính kim loại giảm dần
c) Xếp tính baz các oxit tăng dần
d) Xếp tính baz các hidroxit tăng dần

2 – Các tính chất nào biến đồi tuần hoàn theo chiw\ều tăng dần của
Z :

a) Bán kính nguyên tử c) Tính kim loại
b) Độ âm điện d) Khối lượng nguyên tử

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY :

HOẠT ĐỘNG của THẦY HOẠT ĐỘNG của TRÒ
Hoạt động 1 :
- H nghiên cứu ví dụ 1 trong SGK cho biết từ
vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn , ta có
được thông tin gì về nguyên tử .

- H nghiên cứu ví dụ 2 trong SGK cho biết từ
cấu hình e , ta có tìm được vị trí của nguyên
tố trong bảng tuần hoàn không ?
- Từ 2 ví dụ H rút ra mối quan hệ giữa vị trí
và cấu tạo .

Hoạt động 2 :
H làm ví dụ 1 , 2 .

I. QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO :

Vị trí Cấu tạo
STT của ng_tố số p, số e
STT của chu kì số lớp
STT của nhóm A số e lớp ngoài cùng

VD 1: Cho ng_tố X có STT = 19, chu kì 4,
nhóm IA. Tìm cấu tạo nguyên tố X
VD 2 : Nguyên tử của ng_tố Y có phân lớp
ngoài cùng là 3p4. Xác định vị trí Y trong
HTTH

Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC
NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
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Hoạt động 3 :
- H nghiên cứu SGK cho biết từ vị trí nguyên

tố ta có được những tính chất hóa học cơ bản
nào ?
- H làm ví dụ 3

II. QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ TÍNH
CHẤT

Vị trí T_chất hóa học cơ bản
STT của ng_toá
STT của chu kì
STT của nhóm
IA, IIA, IIIA (-
B)
VA, VIA, VIIA
(-Bi, Po)

Tính kim loại

Tính phi kim
Hóa trị cao nhất đ/v oxi
Hóa trị với hydro trong
h/chaát khí

OÂxit – hydroxit tính axit
/bazô

VD : X coù STT = 16, chu kì 3, nhoùm VIA.
Tìm tính chaát nguyeân toá X

Hoạt động 4 :
H làm ví dụ so sánh tính kim loại , tính phi
kim
G hướng H làm ví dụ : Cho nguyên tố : Cs ,
Na , Al , Be .
a) Xếp tính kim loại giảm dần .
b) xếp tính baz các oxit , hidroxit giảm dần

III. SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC
CỦA 1 NG_TỐ VỚI CÁC NG_TỐ LÂN
CẬN

VD : So sánh tính chất hóa học của :
P với Si (Z=14) và S (Z=16)
P với N ( Z=7) và As (Z=33)

CỦNG CỐ CUỐI TIẾT : Làm bài trong SGK

RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY :
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MỤC TIÊU : Củng cố kiến thức : Cấu tạo BTH
Qui luật biến đổi tính chất nguyên tố (bán kính nguyên tử, năng

lượng ion hóa, aí lực electron, độ âm điện, tính kim loại – phi
kim, hóa trị) và hợp chất của chúng (tính axit – bazơ của các oxit
và hydroxit).
Ý nghĩa của BTH

TRỌNG TÂM : Cấu tạo BTH
Ý nghĩa bảng HTTH

KỸ NĂNG : Vận dụng ý nghĩa của BTH để làm BT về mối quan hệ giữa vị trí ,
cấu tạo nguyên tử và tính chất của đơn chất và hợp chất

ĐDDH : Bảng tổng kết về tính chất hóa học của các oxit, hidroxit, hợp chất
với H

PHƯƠNG PHÁP : hệ thống lại kiến thức đã học bằng cách phát vấn, nêu vấn đề
KIỂM TRA BÀI
CŨ :

Cho nguyên tố : Cs , Na , Al , Be .
a) Xếp tính kim loại giảm dần .
b) xếp tính baz các oxit , hidroxit giảm dần

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY :

LUYỆN TẬP CHƯƠNG ii
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HOẠT ĐỘNG của THẦY HOẠT ĐỘNG của TRÒ
Hoạt động 1 :
H nhắc lại ý nghĩa của ô nguyên tố .
H nhắc lại quy luật biến đổi cấu hình e các
nguyên tố trong bảng tuần hoàn và các lưu ý
về chu kỳ , nhóm .

Hoạt động 2 :
H nhắc lại quy luật biến đổi : bán kính
nguyên tử , năng lượng ion hóa , ái lực e , độ
âm điện , tính kim loại , tímh phi kim , tính
baz , tính axit , hóa trị . . .

Hoạt động 3 :
H nhắc lại định luật tuần hoàn .

I. CẤU TẠO BTH
1- Ô : STT của ô = số p = số e = Z+
2- Chu kì : STT của chu kì = số lớp e

a- Chu kì nhỏ : 1, 2, 3 gồm các
ng_toá s và p

b- Chu kì lớn : 4, 5, 6, 7 gồm các
ng_toá s, p, d, f

3- Nhóm : STT của nhóm = số e hóa trị
a- Nhóm A : STT của nhóm A =

số e ngoài cùng, gồm các ng_tố
s và p

b- Nhóm B : STT của nhóm B =
số e hóa trị, gồm các ng_tố d, f

II. NHỮNG TÍNH CHẤT BIẾN ĐỔI TUẦN
HOÀN

Tính chất chu
kì

nhóm
A

Bán kính ng_tử
Năng lượng ion hóa
Ái lực electron
Độ âm điện
Tính kim loại
Tính phi kim
Hóa trị cao nhất đ/v O
Hóa trị đ/v H
Tính axit của ôxit và
hidroxit
Tính bazơ của ôxit và
hidroxit

III. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
Tính chất của các nguyên tố cũng như

thành phần và tính chất của các đơn chất và
hợp chất tạo nên từ những nguyên tố đó biến
đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích
hạt nhân nguyên tử

CỦNG CỐ CUỐI TIẾT :
Giải các bài tập trong SGK

RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY :
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 :

A – Mục đích yêu cầu :

Tập luyện một số kỹ năng sử dụng hóa chất và dụng cụ thí nghiệm thông thường .

Khắc sâu kiến thức về biến đổi tính chất các nguyên tố trong bảmg tuần hoàn

B – Dụng cụ :

Ống nghiệm - Chậu thủy tinh - Đèn cồn , giá đỡ kẹp ống nghiệm

Ống hút , cốc thủy tinh , lưới amiăng

Hóa chất : dd pp , Na , Mg , nước , Al , dd Al2(SO4)3 , dd NaOH , dd HCl

C – Tíên hành :

Chia học sinh thành 8 nhóm

I – Kỹ năng sử dụng hóa chất :

1- Lấy chất lỏng :

- Nhóm 1 : lấy nước và PP cho từ lọ cho vào ống nghiệm .

2 – Hoà tan chất trong ống nghiệm :

- Nhóm 2 : Hoà tan muối ăn vào nước có trongống nghiệm

3 – Đun chất lỏng trong ống nghiệm :

- Nhóm 3 : Đun nướccó trong ống nghiệm

Tất cả các thí nghiệm trên , G hướng đẫn cho H các thao tác .

II – Thực hành : SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CÁC CHẤT :

1 - Thí nghiệm 1 : Sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong nhóm :

G cắt Na nhỏ từng miếng và lưu ý vấn đề an toàn cho H khi làm thí nghiệm hoà tan Na vào

nước .

MỘT SỐ THAO TÁCTHỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC
SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ TRONG CHU KỲ - NHÓM
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H lấy nước cho vào cốc , cho vào 1 giọt PP , cho Na vào , quan sát hiện tượng , viết tường trình .

H so sánh tính kim loại của Na và K , giải thích .

H kết luận về sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong nhóm

2 – Thí nghiệm 2 : Sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong chu kỳ :

Lấy 3 cốc nước , cho vào mỗi cấc 1 giọt PP

Cốc 1 : Cho Na

Cốc 2 : cho Mg

Cốc 3 : đun nóng rồi cho Mg vào nước nóng .

Quan sát hiện tượng , viết tường trình

H so sánh tính kim loại Na và Mg , giải thích

H kết luận sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong chu kỳ .

3 -Thí nghiệm : So sánh tính baz của NaOH , Mg(OH)2 , Al(OH)3 .

Cho vào 2 ống nghiệm mỗi ống 1 ml dd Al2(SO4)3 . Cho từ từ dd NaOH , quan sát hiện tượng

Ống 1 : Cho dd HCl vào ,

Ống 2 : Cho dd NaOH vào

Quan sát hiện tượng , viết phản ứng .

So sánh tính baz của các chất trên .

H kết luận về sự biến đổi tính baz các hidroxit .
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CHƯƠNG III : LIÊN KẾT HÓA HỌC

A – Mục tiêu bài học :

Học sinh hiểu:

Khái niệm liên kết hóa học, nội dung quy tắc bát tử

Sự tạo thành ion và liên kết ion

Tinh thể và mạng tinh thể ion , tính chất chung của của mạng tinh thể ion .

B – Chuẩn bị :

Mẫu vật tinh thể NaCl , mô hình tinh thể NaCl

C – Kiểm tra bài cũ:

1 – Viết cấu hình e của : 11A , 17B . Nêu tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố trên .

2 – Viết cấu hình e của A+ , B- , nhận xét e lớp ngoài cùng của chúng .

D – Bài giảng :

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 :

Nhóm 1 : Liên kết hóa học là gì ?
Nhóm 2 : Tại sao các nguyên tử liên kết
với nhau ?
Hoạt động 2 :
Học sinh nghiên cứ SGK cho biết nội dung
quy tắc bát tử ? ( Nhóm 2 )

Hoạt động 3 : Dẫn dắt học sinh định nghĩa
thế nào là ion ?
Nhóm 4 : Thế nào là kim loại ?
Nhóm 5 : Thế là phi kim ?
Giáo viên hướng dẫn học sinh viết quá
trình hình thành liên kết ion của nguyên
tử :Na , Mg , Al , N , O , Cl . Goi tên các
ion .

I – Khái niệm về liên kết hóa học :
1 – Khái niệm về liên kết :

Liên kết hóa học được thưc hiện giữa hai
nguyên tử trong phân tử đơn chất hay hợp chất .

2 – Quy tắc bát tử :
Các nguyên tử của các nguyên tố có

khuynh hướng liên kết với nguyên tử khác để dạt
được cấu hình bền của các nguyên tử khí hiếm
có 8 e hoặc có 2 e đối vời Heli ) lớp ngoài cùng
II – Liên kết ion :

1 – Sự tạo thành ion :
a – Ion :

* Sự tạo thành cation ( ion dương ) :
Các nguyên tử kim loại nhường electron tạo
thành ion dương (cation )
Vd : Na  Na+ +1e ( cation Natri )

Mg  Mg2+ + 2e ( cation Magie)
Al  Al3+ + 3e ( cation Nhoâm )

Tổng quát :

KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC LIÊN KẾT ION
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* Sự tạo thành anion ( ion âm ) :
Các phi kim nhường electron tạo thành

anion ( anion )
Vd : Cl + 1e  Cl- ( anion clorua )

S + 2e  S2- ( anion sunfua )
N - 3e  Al3+ ( anion Nitrua )

Tổng quát :

M - n e  Mn+ ( n = 1 , 2 , 3 )
Kim loại Ion dương , cation

X - me  Xm- ( m = 1 , 2 , 3 )
Phi kim Ion aâm ,anion
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E – CỦNG CỐ : Hướng dẫn H giải bài tập 4,5,6,7

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 4 : Nhóm 6

Học sinh nghiên cứu SGK cho biết thế
nào là ion đơn , ion đa ?

Hoạt động 5 : Củng cố :
Hướng học sinh làm bài tập 1,2,3 SGK

Hoạt động 6 : Nhóm 7
Giáo viên mô tả thí nghiệm Na + Cl2 tạo
muối NaCl
Học sinh viết phản ứng
Học sinh viết cấu hình elelctron của Na ,
Cl
Gíao viên dẫn dắt HS quá trình hình thành
liên ion Na+ và Cl- từ cấu hình và tuân
theo quy tắt bát tử .

Hoạt động 7 : Nhóm 8
Giáo viên hướng dẫn học sinh viết qua
trình hình liên kết ion giữa nguyên tử Ca
và Cl
Hoạt động 8 : Nhóm 9
Học sinh nhận xét các nguyên tử tham
vào liên kết và quá trình hình thành liên
kết để rút ra ra kết luận về liên kết ion .
HS viết định mghĩa trong SGK .

Hoạt động 9 :
Hs quan sát mô hình cấu trúc mạng tinh
thể NaCl . Cho biết :
- Sự phân bố các ion trong tinh thể . Cấu
trúc mạng tinh thể .
- Số ion trái dấu bao xung quanh 1 ion
Giáo viên bổ sung : đơn vi cấu trúc của
tinh thể là ion Na+ và Cl- .
Hoạt động 10 :
Giáo viên làm thí nghiêm tính tan và nóng
chảy của NaCl . Học sinh rút ra nhận xét .
Học sinh rút ra kết luận về tính chất của
tinh ion ( Tư liên kết ion )
Hoạt động 11 : Củng cố : hs giải bài tập
4,5,6,7

b – Ion đơn và ion đa nguyên tử :
*Ion đơn nguyên tử : chỉ có một nguyên tử

Ví dụ : Na+ , S2- ….
* Ion đa nguyên tử : có nhiều nguyên tử liên kết với

nhau tạo thành một nhóm nguyên tử mang điện tích
âm hay dương .
Ví dụ : SO 2

4 , NH 
4

2 – Sự tạo thành liên kết ion :
a - Sự tạo thành liên kết ion của phân tử 2

nguyên tử :
Vd : Phân tử NaCl :

+

+

b – Sự tao thành liên kết ion trong phân tử nhiều
nguyên tử :

+ +

+ +

3 – Định nghĩa liên kết ion :
Liên kết ion :

- Liên kết được tạo thành là do lực hút tĩnh điện
giữa các ion mang điện tích trai dấu .

- Được hình thành giữa kim loại điển hình và
phi kim điển hình .
III – Tinh thể và mạng tinh thể :

1 – Khái niệm :
Tinh thể được cấu tạo từ những nguyên tử hoặc

ion hoặc phân tử sắp xếp theo một trật tự xác định
trong không gian tạo thành mạng tinh thể .

2 – Mạng tinh thể ion :
Được tạo từ hợp chất ion .
Có nhiệt độ sôi , nhiệt độ nóng chảy cao .
Tồn tại ở dạng phân tử riêng rẻ ở trạng thái hơi .

Cl
1s22s22p63s
2

Na
1s22s22p6

Na+

1s22s22p6
Cl-

1s22s22p63s23p6

3s1 3p5

Cl
1s22s22p63s
2

3p5
Ca

1s22s22p63s23p6
4s2

Cl
1s22s22p63s
2

3p5

Cl-

1s22s22p63s23p6
Ca2+

1s22s22p63s23p6
Cl-

1s22s22p63s23p6
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A – Mục đích yêu cầu :

Học sinh hiểu :

Liên kết cộng hóa trị là gì , nguyên nhân hình thành lien kết cộng hóa trị .

Đặc điểm của liên kết cộng hóa trị , giải thích được liên kết cộng hóa trị trong một số phân tử

B – Chuẩn bị :

Sơ đồ xen phủ các obitan s – s , s – p , p – p

C - Kiểm tra bài cũ :

1 – Tai sao các nguyên tử ophải liên kết với nhau , phát biểu quy tắc bát tử ?

2 - Viết sơ đồ mô tả sự hình thành liên kết giữa Na và Cl , K và S , Al và O

3– Viết cấu hình e của 16S và 1H . Hai nguyên tử liên kết theo hình thức nào ?

D – Bài giảng :

LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ
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HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 :
Hs viết cấu hình e của nguyên tử H và phân bố
vào ô lượng tử , cho biết số e độc thân .
G mô tả sự xen phủ s-s của 2 AO s( H)
HS kết luận : xen phủ s-s
HS nhắc lại quy tắt bát tử .
G mô tả sự tạo thành liên kết cộng hóa trị trong
phân tử H2 theo quy tắc bát tử .

Hoạt động 2 :
Giáo viên vẽ hình sự xen phủ của 2 AOp của 2
nguyên tử Cl
HS kết luận : xen phủ p-p
HS mô tả sự tạo thành liên kết cộng hóa trị
trong Cl2 theo quy tắc bát tử .

I – Sự hình thành liên kết cộng hóa trị :
1 – Sự xen phủ các obitan nguyên tử trong sự

tạo thành các phân tử đơn chất :
a – Sự hình thành phân tử H2 :

1H : 1s1



+ Hai AO 1s xen phủ tạo thành vùng xen phủ
+ Có lực tương hỗ giữa 2 p và 2 e
+ Có lực hút giữa 2 các e với hạt nhân nguyên

tử
Khi lực hút và lực đây cân bằng , liên kết

cộng hóa trị được hình thành .
cặp e chung

H + H  H H  H – H
Ct e CtCt

* Kết luận : Trong phân tử H2 , 2 nguyên tử H
liên kết nhau nhờ cặp e chung , có sự xen phủ 2
AO s .

b– Sự hình thành phân tử Cl2 :
17Cl : 1s22s22p63s23p5

1s2 2s2 2p6 3s2 3p5



























- Mỗi nguyên tử Cl có 1 ep độc thân  sự xen
phủ xảy ra giữa 2 AO p chứa e độc thân .

  
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E – Củng cố :

Viết công thức e , ctct của HCl , HClO , HClO2 , CO2 , SO3 . . .

Mô tả sự xen phủ trong phân tử H2O , Br2

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 3 : sử dụng SGK
HS mô tả sự xen phủ của AOp của nguyên tử Cl
và AO s của H
HS kết luận : xen phủ s-p
HS mô tả sự tạo thành liên kết cộng hóa trị trong
HCl theo quy tắc bát tử .
Hoạt động 4 : Sử dụng SGK
HS mô tả sự xen phủ của 2 AOp của nguyên tử
S và 2 AO s của H
HS kết luận : xen phủ s-p
HS mô tả sự tạo thành liên kết cộng hóa trị trong
H2S l theo quy tắc bát tử .
Hoạt động 5 : Hs nhận xét cá ví dụ rút ra nhận
xét về kiên kết cộng hóa trị viết định nghĩa trong
SGK .
G đưa ra khái niệm liên kết cho nhận và giải
thích liên kết trong phân tử SO2 . SO3

Hoạt động 6 : củng cố :
Viết công thức e , ctct của HCl , HClO , HClO2 ,
CO2 , SO3 . . .
Mô tả sự xen phủ trong phân tử H2O , Br2

2 – Sự xen phủ AO trong sự tạo thành phân tử
hợp chất :

a- Phân tử HCl :
1 AO s (H) +1 AO p (Cl)

b – Phân tử H2S :

II – Định nghĩa liên kết cộng hóa trị :
1 – Liên kết cộng hóa trị :

Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình
thành giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay nhiều cặp
electron chung .]

2 – Liên kết cho nhận ( liên kết phối trí ) :
cặp e chung do 1 nguyên tử đưa ra .
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A- Mục đích yêu cầu :

Học sinh biết :

- Khái niệm về sự lai hóa obitan nguyên tử .

- Một số kiểu lai hóa điển hình .

- Học sinh giải thích được dạng hình học của của một số phân tử dựa vào các kiểu lai hóa .

B – Đồ dùng dạy học :

Tranh vẽ các kiểu lai hóa

C – Kiểm tra bài cũ :

1 – Mô tả sự hình thành liên trong phân tử H2 , Cl2 , HCl theo quy tắc bát tử và theo xen phủ .

2 – Viết công thức e , côngthức cấu tạo của CO 2 , H2O , N2 , HClO3 , SO2

D – Bài giảng:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 :
G trình bày tại sao phải có lai hóa .

Trong phân tử CH4 có 4 liên kết C – H giống
nhau . Nhưng :
- H có 1e độc thân ở AOs .
- C có 4 e độc thân ở 1AOs và 3 AOp
Nên liên kết C – H không giống nhau
Vậy để 4 liên kết C – H giống nhau nên 1AOs©
và 3 AOp© sẽ lai hóa .
H định nghĩa lai hóa .
Hoạt động 2 :
G hướng dẫn H cách phát hiện ra lai hóa sp và
mô tả phân tử BeH2 theo lai hóa sp
Hoạt động 3 :
G hướng H giải thích liên kết trong phân tử BF3

theo lai hóa sp2

I – Khái niệm về sự lai hóa :
Lai hóa AO là sự tổ hợp ( trộn lẫn ) các

obitan hóa trị ở các phân lớp khác nhau tạo
thành các obitan lai hóa giống hệt nhau .
II – Các kiểu lai hóa thường gặp :

1 – Lai hóa s – p : đường thẳng
Ví dụ : BeH2

1 AO s + 1 AO p tạo thành 2 obitan nằm thẳng
hàng với nhau về 2 phía đối xứng .

Góc hoá trị : 1800

2 – Lai hóa s – p2 : BF3 : hình tam giác đều
1 AO s + 2 AO p tạo thành 3 AO lai hóa sp2

nằm trong một mặt phẳng định hướng từ tâm
của tam giác đều . Góc hóa trị : 1200

SỰ LAI HÓA CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ
VÀ HÌNH DẠNG CỦA PHÂN TỬ
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Hoạt động 4 :
G hướng H giải thích liên kết trong phân tử CH4

theo lai hóa sp3
3 – Lai hóa s – p3 : CH4 hình tứ diện đều

1 AO (s) + 3 AO (p )  4 AO lai hóa sp3 định
hướng từ tâm đến 4 đỉnh của tứ diện đều , góc
hóa tri : 109o29’

Lưu ý : Các AO chỉ lai hóa khi chúng có năng
lượng xấp xỉ nhau .

E – Củng cố : G hướng H giải thích liên kết trong phân tử BH3 , NH3 , H2O theo lai hóa.

..............................................................................................................................................................

A – Mục đích yêu cầu :

Học sinh biết :

- Liên kết  , liên kết  được hình thành như thế nào.

- Thế nào là liên kết đơn , liên kết ba .

B – Đồ dùng dạy học :

Tranh vẽ sự xen phủ trục , xen phủ bên

Tranh vẽ mô tả sự tạo thành liên kết đoi , liên kết ba .

C – Kiểm tra bài cũ :

1 – Thế nao là lai hóa .

2 – Mô tả sự hình thành liên trong phân BeCl2 , BH3 , CH4 theo lai hóa .

D – Bài giảng :

SỰ XEN PHỦ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ
TẠO THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN, LIÊN KẾT

ĐÔI, LIÊN KẾT BA
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HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 :
G sử dụng hình vẽ các AO s , p để mô tả sự xen
phủ trục để tạo liên kết 
H kết luận về liên kết sigma và xen pjủ trục .

Hoạt động 2 :
G mô tả sự xen phủ bên .
H kết luận về xen phủ bên để tạo ra liên kết 
H nhận ra sự khác biệt giữa xen phủ bên và xen
phủ trục .

Hoạt động 3 :
H nhắc lại sự xen phủ trong phân tử H2 ,
Cl2 ,HCl
Và nhận xét công thức cấu tạo của các phân tử .
G : nêu định nghĩa liên kết đơn .
H kết luận về mối quan hệ giữa liên kết đơn và
xen phủ trục .

I – Sự xen phủ trục , xen phủ bên :
1 – Sự xen phủ truc :

Là sự xen phủ có trục của AO liên kết
trùng với với đường nối tâm của 2 nguyên tử
liên kết .

Tạo liên kết sigma ( )

2 – Sự xen phủ bên :
Là sự xen phủ có có trục củaAO liên kết

song song với nhau và vuông góc với đường nối
tâm của hai nguyên tử liên kết

Tạo liên kết 

II – Sự xen phủ của các AO tạo thành liên kết
đơn , liên kết đôi , liên kết ba :

1 – Liên kết đơn (  ):
Được tạo thành từ sự sen phủ trục .
Liên kết tạo thành bền vững

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 4 :
G định nghĩa liên kết đôi .
H viết công thức e , công thức cấu tạo của C2H4

và nhận xét các loại liên kết trong phân tử từ
đó dự đoán loại xen phủ .
G giải thích cáu tạo của C2H4 theo lai hoá và
xen phủ .

2 – Liên kết đôi :
Xét sự tạo thành phân tử : C2H4

- Mỗi nguyên tử C có sự lai hóa giữa AO (s)
với 2 AO (p) theo kiểu lai hóa sp2 tao nên liên
kết  giữa 2 nguyên tử C và liên kết  giữa C
với các nguyên tử H .

- Mỗi nguyên tử C còn 1 AO ( p ) không tham
gia lai hóa sẽ xen phủ bên tao thành liên kết 

- Liên kết  kém bền
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Hoạt động 4 :
G định nghĩa liên kết ba .
H viết công thức e , công thức cấu tạo của N2

và nhận xét các loại liên kết trong phân tử từ
đó dự đoán loại xen phủ .
G giải thích cáu tạo của N2 theo xen phủ .

3 – Liên kết ba :
Xét sự tạo thành phân tử N2 :

7N : 1s22s22p3

2s2 2p3

   
px py pz

- 2 AO (pz) xen phủ trục tao liên kết 
- 2 AO ( px , py ) của 2 nguyên tử N xen phủ

bên tạo 2 liên kết  .
CTCT : N  N

E – Củng cố :

Nêu định nghĩa liên kết đơn , liên kết ba ,liên kết đôi

Giải bài tập SGK .
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A – Mục đích yêu cầu :

Học sinh hiểu :

- Thế nào là liên kết cộng hóa trị có cực , không cực .

- Độ âm điện ảnh hưởng như thế nào đến các kiểu liên kết .

B – Đồ dùng dạy học :

Bảng độ âm điện các nguyên tố hóa học .

Bảng hiệu độ âm điện và phần trăm mức độ đặc tính ion .

C – Kiểm tra bài cũ :

1 - Nêu định nghĩa liên kết đơn , liên kết ba ,liên kết đôi

2 – Mô tả sự hình liên kết trong phân tử HCl , C2H4 , C2H2

D – Bài giảng :

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 :
H viết công thức e , CTCT của Cl2 .
Tính hiệu số ĐAĐ của Cl2 . Nhận xét
khả năng hút e của 2 nguyên tử .
G kết luận về kiên kết CHT không
cực .

Hoạt động 2 :
H viết công thức e , CTCT của HCl .
Tính hiệu số ĐAĐ của HCl . Nhận xét
khả năng hút e của 2 nguyên tử .
G kết luận về kiên kết CHT có cực .

Hoạt động 3 :
H nghiên cứu SGK cho biết mối quan
hệ giữa hiệu số ĐAĐ và liên kết .

I – Độ âm điện và liên kết cộng hóa trị :
1 – Độ âm điện và liên kết cộng hóa trị không cực :

- Được hình thành trong phân tử đơn chất .
- Cặp electron chung được phân bố chính giữa 2

nguyên tử liên kết .
VD :

2 – Độ âm điện và liên kết cộng hóa trị có cực :
- Được hình thành trong phân tử hợp chất
- Cặp electron chung được phân bố lệch về phía

nguyên tử có độ âm điện lớn .

Hiệu số độ âm điện giữa hai nguyên trong phân tử càng
lớn , liên kết cộng hóa trị càng phân cực
II – Hiệu độ âm điện và liên kết ion :
 = A - B  2 : Liên kết ion
0.4   = A - B < 2 : Liên kết cộng hóa trị có cực .
 = A - B < 0,4 : Liên kết cộng hóa trị không cực

ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

H Cl
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G nhân mạnh không có ranh giới rõ
ràng giữa cácloại liên kết .  0,

1
0,
4

0,
8

1,
2

1,
7

1,
9

2,
0

2,
5

3,
0

3,
3

% 0,
5

4 15 30 51 59 61 79 89 9,
2

E – Củng cố :
Cho các phân tử : NaCl . K2O , CaCl2 , H2S , NH3

Viết CTCT , cho biết loại liên kết trong phân tử .
.......................................................................................................................................................

A – Mục đích yêu cầu :

Học sinh hiểu :

Thế nào là mạng tinh thể nguyên tử , tinh thể phân tử .

Tính chất chung của mạng tinh thể nguyên tử , phân tử .

B – Đồ dùng dạy học :

Tranh vẽ mạng tinh thể nước đá , iot

C – Kiểm tra bài cũ :

Cho các phân tử : NaCl . K2O , CaCl2 , H2S , NH3

Viết CTCT , cho biết loại liên kết trong phân tử

D – Bài giảng :

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 :
H quan sát mô hình tinh thể kim cương để nhận
biết cấu trúc mạng tinh thể kim cương .
G nhấn mạnh : đây là cấy trúc tứ diện đều ,
nguyên tử C lai hóa sp3 , mỗi nguyên tử C liên
kết với 4 nguyên tử C khác theo kiểu xen phủ
tạo liên kết  , các nguyên tử C nằm ở 4 đỉnh tứ
diện .
Hoạt động 2 :
Dựa vào kiểu liên kết trong tinh thể kim cương
cho biết tính chất của kim cương .

I – Mạng tinh thể nguyên tử :
Ví dụ : Tinh thể kim cương

1 - Thành phần : Được tạo bởi các nguyên tử
Cacbon

2 – Kiểu liên kết : Các nguyên tử Cacbon liên
kết cộng hóa trị với bốn nguyên tử Cacbon gần
nhất tạo hình tứ diện đều .

Độ dài liên kết : 0,154 nm  dC-C

3 – Tính chất :
Bền , có độ cứng lớn

Nhiệt độ nóng chảy , nhiệt độ sôi cao

MẠNG TINH THỂ NGUYÊN TỬ – MẠNG TINH THỂ PHÂN TỬ
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Hoạt động 3 :
H quan sát mô hình tinh thể Iot và nứơc đá cho
biết cấu trúc mạng tinh thể .
G cho biết lực liên kế trong tinh thể phân tử .

Hoạt động 4 :
H nghiên cứu SGK để cho biết tính chất của
mạng tinh thể phân tử ( liên hệ thực tế )

II – Mạng tinh thể phân tử :
1 – Mạng tinh thể IOT :

a – Thành phần : Được tạo bởi các phân tử
IOT

b – Kiểu liên kết : Các phân tử IOT name trên
các đỉnh và tâm của hình lập phương  lập
phương tâm diện

c– Tính chất :
Không bền , dễ thăng hoa

2 – Tinh thể nước đá :
a- Thành phần : Được tạo từ các phân tử

nước
b- Kiểu liên kết : Mỗi phân tử nước liên kết

với 4 phân tử nước khác gần nó tạo thành tứ
diện đều

c – Tính chất : Cấu trúc rỗng  có tỉ khối
nhỏ , khi đông đặc có thể tích lơn hơn khi ở
trạng thái lỏng .

3- Tính chất chung của mạng tinh thể phân
tử :

Thường mềm , có nhiệt độ nóng chảy thấp
E – Củng cố :

1 - So sánh độ cứng và nhiệt độ nóng chảy của kim cương và nước đá .
2 – So sánh tính tan của NaCl và muối ăn , long nảo với muối ăn .

.....................................................................................................................................

A – Mục đích yêu cầu :

1 – Kiến thức :

- Hệ thống hóa kiến thức đã học trong chương .

Bản chất các kiểu liên kết , phân biệt được các kiểu liên kết

Đặc điểm về cấu trúc và tính chất các mạng tinh thể

Phân biệt được hóa trị các nguyên tố trong hợp chất cộng hóa trị và hợp chất ion .

2 – Kỹ năng :

Vận dụng khái niệm độ âm điện để đánh giá tính chất liên kết .

LUYÊN TẬP CHƯƠNG III
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Dưa vào đặc điểm các loại liên kết để giải thích và dự đoán tính chất của moat số chất có cấu

trúc tinh thể nguyên tử , phân tử .

Vận dụng quy tắc để tính số oxi hóa các nguyên tố trong ion và hợp chất cộng hóa trị

Xác được hóa tri các nguyên tố trong hợp chất cộng hóa trị , hợp chất ion .

Vận dụng giá trị độ âm điện để dự đoán và giải thích tính chất của một số chất

B – Kiểm tr bài cũ :

1 - So sánh độ cứng và nhiệt độ nóng chảy của kim cương và nước đá .

2 – So sánh tính tan của NaCl và muối ăn , long nảo với muối ăn

C – Bài giảng :
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HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 :
G hướng dẫn H điền vào từng cột về bản chất
và điều kiện liên kết ion , cho ví dụ ?

Hoạt động 2 :
G hướng dẫn H điền vào từng cột về bản chất
và điều kiện liên kết cộng hóa trị , cho ví dụ ?

H phải so sánh sự giống và khác nhau của từng
loại liên kết .

Hoạt động 3 :
H điền vào các cột trong tinh thể .
G hướng dẫn H các so sánh các tinh thể về
nhiệt độ sôi , nhiệt độ nóng chảy . . .

I – So sánh liên kết ion và liên kết cộng hóa trị :
1 – Giống nhau :

Các nguyên tử liên kết với nhau để đạt trạng
thái bề của khí hiếm .

2 – Khác nhau :

Loại liên
kết

ION CỘNG HÓA
TRỊ

Bản chất Là lực hút tĩnh
điện giữa c1a
ion mang điện
tích trái dấu

Là sự dùng
chung các e

Ví dụ Na+ + Cl- 
NaCl

Điều kiện Phi kim điển
hình và kim
loại điển hình
X 2

- Giữa hai
nguyên tố
giống nhau 
Liên kết CHT
không cực
0 X < 0,4
- Giữa hai
nguyên tố
giống nhau 
Liên kết CHT
có cực :
0,4 X <2 0,4

II – Tinh thể :
ION NGUYEÂ

N TỬ
PHÂN

TỬ
Khái
niệm

- Được
hình
thành từ
những
ion mang
điện tích
trái dấu
- Các
cation và
anion ở
nút mạng
tinh thể

Được
hình
thành từ
các
nguyên tử

Được
hình
thành từ
các phân
tử

Đặc tính -Lực liên
kết có lực
hút tĩnh

- Lực liên
kết có
bản chất

- Lực liên
kết là lực
tương tác
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điện
- Bền ,
khó nóng
chảy ,
khó bay
hơi

cộng hóa
trị .
- Nhiệt độ
nóng
chảy ,
nhiệt độ
sôi hơi
cao

phân tử .
- Ít bền ,
độ cứng
nhỏ ,
nhiệt độ
nóng
chảy và
nhiệt độ
bay hơi
thấp

D– Củng cố :
Sửa các bài tập trong SGK

..............................................................................................................................................................

A – Mục đích yêu cầu :

Học sinh nắm được :

- Khái niệm về điện hóa tri và cộng hóa trị .

- Vận dụng được các quy tắc để xác định số oxi hóa và hóa trị của nguyên tố trong phân tử .

B – Kiểm tra bài cũ :

1 – Viết công thức e , CTCT của Na2O , H2SO4 , HNO3

2 – Cho biết loại liên kết trong các phân tử trên .

3 – So sánh nhiệt độ sôi của nước đá khô với CaCl2

C – Bài giảng :

HÓA TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA CÁC NGUYÊN TỐ
TRONG PHÂN TỬ
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HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 :
H nghiên cứu hợp chất ion , xácđịmh hóa trị
các nguyên tố .
H định nghỉa điện hóa trị .

Hoạt động 2 :
H nghiên cứu hợp chất CHT , xác định hóa trị
các nguyên tố .
H định nghĩa cộng hóa trị .

Hoạt động 3 :
H viết coângthöùc e , CTCT của Cl2 , HCl , NaCl
và xác định loại liên kết trong phân tử .
G định nghĩa số oxi hóa

I – Hóa trị và cách xác định hóa trị trong hợp
chất ion :

Điện hóa trị : Là hóa trị các nguyên tử
trong hợp chất ion .Đó chính là điện tích các
ion và bằng số electron các nhường hoặc nhận
để tạo thành ion .

Vd : NaCl được tạo từ ion Na+ và Cl- 
Na có điện hóa
trị +1 ; Cl có điện hóa trị -1

II - Hóa trị và cách xác định hóa trị trong hợp
chất cộng hóa trị :

Cộng hóa trị : Là hóa trị các nguyên tử
trong hợp cộng hóa trị .Là số cặp electron dùng
chung hay số electron gia tham vào liên kết
phối trí
Vd : Tìm hóa trị của S trong hợp chất H2SO4

O

H O S O H

O
III – Số oxi hóa các nguyên tố hóa học :

1-Khái niệm :
Số oxi hóa là điện tích của nguyên tử trong

phân tử nếu giả định rằng liên kết giữa các
nguyên tử trong phân tử là liên kết ion .

Cl2 Cl – Cl
HCl H – Cl
NaCl Na – Cl

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 4 :
H hướng dẫn H các tính soh theo quy ước .

2-Quy ước :
* Đơn chất : soh = 0

Vd :
0
Cu

0

2O
0

2H
* Hợp chất : trong hợp chất :

- Soh O = -2 ( trừ H2O2 , F2O , KO2 )
Soh H = +1 ( trừ NaH . . .)

- Soh của kim loại trong muối luôn là
dươngvà bằng chính hóa trị của kim loại .

Vd : 34

23

2 )(


oSFe , 3

21 

ONH
- Soh ion bằng chính điện tích ion

Vd : soh SO 2
4 = -2

-Soh phân tử hợp chất = 0 = tổng soh các

VI II
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nguyên tử trong phân tử .
Vd : Soh Fe2(SO4)3 = 2 soh Fe = 3 soh S +
12 soh O = +6 + 3 soh S + (-24) = 0
 soh S = +6
* Tính soh cuûa N trong HNO3

soh HNO3 = soh H + soh N + 3 soh O = 0
+1 + soh N + (-6) = 0
 soh N = +5

D – Củng cố :
1 – Viết công thức cấu tạo : Mg(OH)2 , NaCl , H3PO4 , Cl2O3 . Xác định hóa trị các ngưyên ố

trong hợp chất
2 – Tìm số oxi hóa trong các chất sau : N2 . NH3 , NO , N2O , NO2 , HNO2 , HNO3 , Fe(NO3)3 ,

Fe(NO3)2 . NH+
4 , NO3

- . NH4NO3
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I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

Học sinh hiểu:

Thế nào là liên kết kim loại.

Tính chất chung của tinh thể kim loại.

Học sinh vận dụng:

Dựa vào đặc điểm của liên kết lim loại để giải thích tính chất chung của tinh thể kim loại.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

Giáo viên: Mô hình các mạng tinh thể lập phương tâm khối, lập phương tâm diện, lục phương.

III –LÊN LỚP :

1 – Ổn định lớp :

2 – Kiểm tra bài cũ :

3 – Bài giảng :

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO
VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1 :
H quan sát SGK và địng nghĩa
liên kết kim loại .

Hoạt động 2 :
H quan sát mô hình các tinh thể

trong SGK và so sánh sự khác
nhau giữa các mạng tinh thể .

I.Khái niệm về liên kết kim loại:
_Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các nguyên
tử và ion kim loại trong mạng tinh thể có sự tham gia của
electron tự do.
_Bản chất của l/k kim loại : là lực hút tĩnh điện giữa các e với
ion dương.
II.Mạng tinh thể kim loại:
1.Một số kiểu mạng tinh thể:

DẠNG CẤU TRÚC HÌNHVẼ VÍ DỤ
Lập
phương
tâm khối

Lập
phương
tâm diện

Các ng.tử hoặc ion
nằm ở các đỉnh và
tâm của hình lập
phương

Các ng.tử hoặc các
ion nằm ở các đỉnh
và tâm của các
hình lập phương.

Nhóm I
A và
Ba…

Ca, Sr,
Rh, Ni,
Cu, Al…

TINH THỂ KIM LOẠI
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Hoạt động 3 :
G liên hệ thực tế để H rút ra tính
chất vật lý của kim loại .

Lục
phương

Các ng.tử hoặc ion
nằm trên đỉnh và
tâm của 2 đáy hình
lục giác đứng, 3
ng.töû hoặc ion kl
khác name phía
trong hình lục giác.

Sc, Ti,
Lu, Y,
Tc, Re…

2.Tính chất của tinh thể kim loại:
*Do có dòng electron tự do nên kim loại có những tính chất
chung sau:
_Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.
_Có ánh kim.
_Có tính dẻo.

IV. CỦNG CỐ:

H cho biết liên kết trong tinh thể kim loại .

So sánh nhiệt độ nóng chảy của Cu với nuớc đá

V. BÀI TẬP :

Làm bài 1,2 ,3 ,4 SGK

VI – RÚT KINH NGHIỆM :

................................................................................................................................................................

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1.Về kiến thức:

Học sinh biết:

Phân loại phản ứng hóa học dựa vào những kiến thức có sẵn và dựa vào số oxy hóa.

Nhiệt của phản ứng, phản ứng thu và tỏa nhiệt.

2.Về kỹ năng:

Rèn luyện khả năng tư duy: phân tích, đối chiếu , so sánh.

Vận dụng quy tắc tính số oxy hóa, dựa vào số oxy hóa để phân loại phản ứng.

Phân loại phản ứng hóa học
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Biểu diễn phương trình nhiệt hóa học.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Giáo viên:

Tranh vẽ sơ đồ phản ứng đốt cháy khí hydro.

Sơ đồ phản ứng khử đồng oxit bằng hydro CuO + H2.

Hóa chất: các dung dịch CuSO4, NaOH.

Bảng phụ.

HoÏc sinh: Ôn lại kiến thức về các loại phản ứng đã được học ở THCS.

III –LÊN LỚP :

1 – Ổn định lớp

2 – Kiểm tra bài cũ :

1- So sánh nhiệt độ nóng chảy của Na và tinh thể IOT

2 – Giải thích tính dẫn điện của Cu , dẫn nhiệt của nồi nhôm .

3 – Bài giảng :

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 :
H cho biết các loại pứ đã học ở lớp 8+9 .
Cho ví dụ

Hoạt động 2 :
Qua các ví dụ H tính số oxi hóa các pứ .

I.Sự thay đổi số oxy hóa của các ng.tố trong phản
ứng hóa học:

Phản
ứng

Vídụ Sự thay
đổi soh

Hóa
hợp

A + B  AB
0 0 +1 -2

H2 + ½ O2  H2O
+1 -2 +1 +1 -2 +1

Na2O + H2O  NaOH

Có hoặc
không
thay đổi
soh

Thế A + BC  AC + B
0 +1 +2

0
Zn + 2 HCl  ZnCl2 + H2

0 +2 0 +1

H2 + CuO t Cu + H2O

Có sự
thay đổi
soh

Phân
hủy

AB  A + B
+2 +4 -2 +2 -2
+4

Có hoặc
không
thay đổi
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Hoạt động 3 :
Qua các ví dụ H rút ra pứ nào that đổi soh ,
phản ứng nào không thay đổi soh .

Hoạt động 4 :
H lấy ví dụ pứ tỏa nhiệt và thu nhiệt trong
cuộc sống hàng ngày . Cho biết kí hiệu về
nhiệt đã học ở lớp dưới .
G : thay vì ghi là Q thì thay bằng giá trị H
và so sánh H với Q
Hoạt động 5 :
G hướng dẫn H viết phương trình nhiệt hóa
học.

CaCO3 
0t CaO + CO2

+5 -2 -1
0
KClO3 

0t KCl + 3/2O2

soh

Trao
đổi

AB + CD  AC + BD
+1 -2 +1 -1 +1 -1
+1 -2
NaOH + HCl  NaCl +
H2O

Có sự
thay đổi
soh

Nhận xét:
Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa :

* Phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa : hóa hợp,
thế, phân hủy.

* Phản ứng không có sự thay đổi số oxi hóa : trao
đổi , hóa hợp, phân hũy.
II.Phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt:
1.Định nghĩa:

* Phản ứng tỏa nhiệt : là p/ứ hóa học giải phóng
năng lượng dưới dạng nhiệt.

CaO + H2O  Ca(OH)2 (tỏa nhiệt)
* Phản ứng thu nhiệt : là p/ứ hóa học hấp thụ
năng lượng dưới dạnbg nhiệt.

CaCO3   C900 CaO + CO2 – Q (thu nhiệt)
2.Phương trình nhiệt hóa học:

* Nhiệt phản ứng (H) (nhiệt hóa học)
ù - Phản ứng thu nhiệt: H > 0.

- Phản ứng tỏa nhiệt : H < 0.
Na + 1/2HCl  0t NaCl H = -411,1 kJ/mol

* Pt nhiệt hóa học là p/ứ hóa học có kèm theo giá
trị của H và trạng thái của các chất.
*P/ứ tỏa nhiệt (H < 0 )

1 mol Na p/ứ  411,1 kJ tỏa ra.
1 mol NaCl  411,1 kJ tỏa ra
0.5 mol Cl2  411,1 kJ tỏa ra
1 mol Cl2  822,2 kJ tỏa ra.

IV.CUÛNG COÁ :
1) Cho ví dụ vào ô trống , mỗi ô cho 2 ví dụ :

Phản ứng Sơ đồ Ví dụ
Có sự thay đổi soh Không thay đổi soh

Hoá hợp A + B  AB …………………………………
…………………………………

…………………………………
…………………………………

Phân hủy AB  A + B …………………………………
…………………………………

…………………………………
…………………………………

Thế A + BC  AC + B ………………………………… …………………………………
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………………………………… …………………………………
Trao đổi A B + CD AC + BD …………………………………

…………………………………
……………………………………………………

………………
2) Cho 3 ví dụ về pứ thu nhiệt và 3 ví dụ về pứ toả nhiệt .
V . BÀI TẬP : Làm 1 – 6 SGK

.............................................................................................................................................................

I.MUÏC ĐÍCH YEÂU CAÀU:

1.Về kiến thức:

Học sinh biết:

_Lập phương trình phản ứng oxy hóa – khử bằng phương pháp thăng bằng electron.

Học sinh hiểu:

 Cách xác định số oxy hóa, chất khử, quá trình oxy hóa, quá trình khử.

 Thế nào là phản ứng oxy hóa – khử.

2.Về kỹ năng:

 Phân biệt phản ứng oxy hóa – khử với các loại phản ứng khác.

 Xác định chính xác số oxy hóa của các chất trong phản ứng hóa học.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

HoÏc sinh : ôn lại kiến thức về :

 Phản ứng oxy hóa – khử trong chương trình lớp 8 THCS.

 Ôn lại kiến thức về liên kết ion, hợp chất ion.

 Quy tắc tính số oxy hóa.

III –LÊN LỚP :

1 – Ổn dịnh lớp : Điểm danh

2 – Kiểm tra bài cũ :

Phản ứng oxy hóa - khử
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a) Các pứ sau thuộc loại pứ nào :

Ca + 2 H2O  Ca(OH)2 + H2

NaCl + AgNO3  AgCl + NaNO3

KClO3  KCl + KClO4

b) Viết phương trình nhiệt hóa học : khí H2 + khí Cl2 thu được 1 mol HCl , phản ứng toả ra

lượng nhiệt là : 185,7 kJ .

3 – Bài giảng :

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
I.Phản ứng oxy hóa khử:
1.Các ví dụ:

Ví dụ 1 :
nhường e :QToxi hoá

4Na + O2  2Na2O
nhận e : QT khử

Đây là phản ứng oxy hóa khử
Nhận xét : có sự thay đổi soh
Na0  Na+1 + 1e quá trình oxy hóa.
[Ne] 3s1

O0 + 2e O-2 quá trình khử.
[ He ] 2s2 2p6

Chất oxy hoá : soh  nhận e.
Chất khử : soh  nhường e.
II.Thiết lập phản ứng oxy hóa – khử:
1.Phương pháp: gồm 4 bước:
Bước 1: xác định nguyên tố thay đổi soh , xác định
chất oxy hóa, chất khử.
Bước 2: viết quá trình oxy hóa, quá trình khử.
Bước 3: nhân hệ số vào 2 quá trình sao cho số e
cho = số e nhận.
Bước 4: đưa hệ số lên phương trình phản ứng và
cân bằng kim loại, phi kim, hidro và kiểm tra oxy ở
2 vế.
2-Ví dụ :

a-Dạng 1 : Hai nguyên tố thay đổi soh :
Vd 1 :

0
Fe + H2

6
S O4 

3
Fe 2(SO4)3 +

4
S O2 + H2O

Chất khử : Fe
Chất oxi hóa : H2SO4

1x 2
0
Fe - 2x3e = 2

3
Fe : QT oxi hóa

3x
6
S + 2e =

4
S : QT khử

2
0
Fe + 3

6
S = 2

3
Fe + 3

4
S

2
0
Fe + 6H2

6
S O4 

3
Fe 2(SO4)3 + 3

4
S O2 + 6H2O

Vd 2 :

H
1
Cl + K

7
MnO4  KCl +

2
MnCl2 + 2

0

Cl + H2O
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Chất khử : HCl
Chất oxi hóa : KMnO4

5x 2
1
Cl - 2e = 2

0

Cl

2x
7
Mn + 5e =

2
Mn

10
1
Cl + 5

7
Mn = 5 2

0

Cl + 2
2
Mn

16H
1
Cl +2 K

7
MnO4 2 KCl +2

2
MnCl2 + 5 2

0

Cl +
8H2O

.........................................................................................................................................................................

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4

I-MỤC TIÊU BÀI HỌC

1- Củng cố kiến thức

 Phân loại phản ứng hóa học

 Nhiệt của phản ứng hóa học ,phản ứng tỏa nhiệt ,phản ứng thu nhiệt

 Phản ứng oxi hóa khử ,chất oxi hóa , chất khử ,sự oxi hóa ,sụ khử

2- Rèn kĩ năng

 Lập phương trình phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp thăng bằng electron

II-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HS làm các bài tập ôn sau :

Bài 1: Trong các phảnb ứng dưới đây ,phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử:

a) 4Na + O2  2NaO

b) 2Fe(OH)3  F2O3 + 3H2O

c) Na2CO3 + H2SO4  NaSO4 + H2O + CO2

d) 2KBr + Cl2  2KCl + Br2

e) NH3 + HCl NH4Cl

Bài 2: Khi đốt cháy H2S trong lượng oxi dư , nước và lưu huỳnh đi oxit được tạo thành

1- Viết phương trình phản ứng
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2- Trong phản ứng đó nguyên tố nào bị oxi hóa ,nguyên tố nào bị khử

Bài 3: Ở phản ứng nào trong các phản ứng dưới dây Axit sunfuric đóng vai

trò chất oxi hóa

1. 2NaI + 2H2SO4  Na2SO4 + I2 + SO2 + 2H2O

2. BaF2 + H2SO4  BaSO4 + 2HF

Bài 4: Tính số oxi hóa của :

1. Cacbon trong a)CF2Cl2 ; b) Na2C2O4 ; c) HCO3
- ; d) C2H6

2. Brom trong a) KBr ; b)BrF3 ; c) HBrO3 ; d) CBr4

Bài 5: Lập các phương trình phản ứng oxi hóa khử theo các sơ đồ dưới dây và xác định vai trò củ từng

chất trong phản ứng

1. KClO3 + HBr Br2 + KCl + H2O

2. FeCl2 + H2O2 + HCl FeCl3 + H2O

Bài 6: Hoạt chất trong nhiều loại thuốc làm nhạt màu tóc là H2O2. Hàm lượng H2O2 được xác định bằng

dd chuẩn kali pemanganat theo sơ đồ phản ứng

H2O2 + KMnO4 + H2SO4  O2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O

a) Lựa chọn hệ số thích hợp cho phương trình .Cho biết nguyên tố nào bị oxi hóa , nguyên tố nào

bị khử

b) Để tác dụng hết với H2O2 trong 25 g một loại thuốc làm nhạt màu tóc phải dùng vừa hết 80

ml dd KMnO4 0,21M .Tính nồng độ phần trăm Của H2O2 trong loại thuốc nói trên.
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KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Học sinh biết:

-Nhóm halogen gồm những nguyên tố nào. Vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá

học.

- Đặc điểm chung về cấu tạonguyên tử, liên kết X-X của các halogen, từ đó suy ra tính chất hóa

họcđặc trưng của các halogen là tính oxy hóa mạnh.

- Một số quy luật biến đổi tính chất vật lý, tính chất hóa học của các nguyên tố trong nhóm halogen.

Học sinh hiểu:

- Vì sao tính chất của các halogen biếb đổi có quy luật.

- Nguyên nhân sự biến đổi tính chất phi kim của các halogen là do sự biến đổi về cấu tạo nguyên tử,

độ âm điện…

- Các halogen có khả năng thể hiện số oxy hóa: -1, +1, +3, +5, +7 là do độ âm điện và cấu tạo lớp

electron ngoài cùng của chúng.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Giáo viên:

- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

- Bảng phụ theo sgk

Học sinh:

- Ôn lại kiến thức về cấu tạo nguyên tử, khái niệm độ âm điện, ái lực electron, số oxy hóa,…..

- Kỹ năng viết cấu hình electron.

III –LÊN LỚP :

1 – Ổn dịnh lớp

2 – Kiểm tra bài cũ :

3 – Bài giảng :

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
I.Nhóm halogen trong bảng tuần hoàn:

_Nhóm VII A gồm: Flo(F), Clo(Cl), Brom(Br),
Iot(I), Atatin(At).

At: nguyên tố phóng xạ
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 halogen : F, Cl, Br, I (At: nguyên tố phóng xạ)
II. Cấu hình e của halogen:

_Các halogen thuộc nhóm VII A, từ chu kỳ 25,
cuối mỗi chu kỳ nhưng trước khí hiếm.

_Có 7e lớp ngoài cùng: ns2 np2

n:STT chu kỳ.
*Ở trạng thái cơ bản: có 1e độc thân

   

ns2 np5

*Ở trạng thái kích thích vì có phân lớp d:
ClI : có 3, 5, 7 e độc thân.

   

ns2 np5

    

     

      

*Tồn tại ở dạng phân tử X2:

X2 :  X-X

*Năng lượng liên kết X-X thấp nên các phân
tử halogen tương đối dễ dàn g tách thành 2 nguyên
tử.
III.Khái quát về tính chất của các halogen:
1.Tính chất vật lý:

F2 Cl2 Br2 I2
Trạng thái Khí Khí Lỏng rắn

Màu Lục Vàng
lục

Nâu
đỏ

Tím
đen

Nhiệt độ nóng
chảy

Nhiệt độ sôi

2.Tính chất hóa học
0 -1
X2 + 2.1e  2X-

ns2np5 ns2np6

Các halogen có tính oxy hóa  từ FI
(XF = 4, XCl = 3, XBr = 2, XI=2)

_Có soh -1 trong hợp chất với hydro, với kim loại
+ F có soh -1 trong các hợp chất.
+ Từ ClI : Ngoài soh -1 còn có soh +1, +3,

+5, +7 :
+1 +2 +3 +4

NaClO, NaClO2, KClO3, KClO4.
III.CUÛNG COÁ:
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CLO

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Học sinh biết:

Một số tính chất vật lý, ứng dụng, phương pháp điều chế clo trong PTN và trong công nhgiệp. Clo là

chất khí độc hại.

Học sinh hiểu:

- Tính chất hóa học cơ bản của clo là tính chất oxy hóa mạnh : oxy hóa kim loại, phi kim và một

số hợp chất. Clo có tính chất oxy hóa mạnh là do độ âm điện lớn.

- Trong một số phản ứng, clo còn thể hiện tính khử.

Học sinh vận dụng:

Viết các phương trình phản ứng minh họa cho tính oxy hóa mạnh và tính khử của clo, phương trình

phản ứng điều chế clo trong PTN.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Giáo viên : Lọ chứa khí clo điều chế sẵn (2 lọ) , dây sắt, đèn cồn , kẹp sắt…

III.BÀI GIẢNG:

1 – Ổn định lớp :

2 – Kiểm tra bài cũ :

3 – Giảng bài mới :

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
KHHH:17Cl
Đồng vị:
CTPT: Cl2
CT electron :

CTPT: Cl – Cl,
KLPT: 71
I.Tính chất vật lý:
_Là chất khí, màu vàng lục, độc, nặng hơn không
khí 2,5
_Ít tan trong nước, khi tan tạo thành nước clo có
tính tẩy màu, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
II. Tính chất hóa học:
1.Tác dụng với kim loại:
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2M + nCl2  2MCln
(KL) (n: hóa trị cao nhất của M )

0 0 +1 -1
VD: 2Na + Cl2  2NaCl (Natri clorua)

2Fe +3Cl2  2FeCl3 (saét III clorua)
Cu + Cl2  CuCl2 (ñoàng clorua)

2.Tác dụng với H2:

0 0 +1 -1
H2 + Cl2  2HCl 
HCl  OH 2 dd HCl axit clohydrit

3.Tác dụng với H2O:
0 -1 +1
Cl2 + H2O  HCl + HClO nước clo

Axit hipolorô
HClO: axit yếu, nhưng có tính oxy hóa mạnh
HClO  HCl + [O]
O + O  O2

Tổng quát:
2Cl2 + 2H2O  4HCl + O2

4.Tác dụng với muối halogen:
0 -1 -1 0

Cl2 + 2NaBr 2NaCl + Br2
0 -1 -1 0

Cl2 + 2NaI  2NaCl + I2
5.Tác dụng với dd bazơ:
- t0 thường:

0 -1 +1
Cl2 + NaOH  NaCl + NaClO + H2O
_t0 cao:

0 -1 +5
3Cl2 + 6KOH 5KCl +KClO3 +3H2O

Kali clorat
III.Ứng dụng:
_Sát trùng nước, tẩy trắng vải, sợi, giấy.
_Sản xuất chất dẻo, tơ sợi tổng hợp.
_Sản xuất ra hóa chất, HCl, clorua vôi(CaOCl2),

thuốc trừ sâu
IV.Trạng thái tự nhiên:
_Là phi kim hoạt động mạnh nên chủ yếu tồn tại ở

dạng hợp chất:mối clorua có:
+Trong nước biển: KCl, NaCl
+Trong muối mỏ
+Các khoáng chất
+Trong vỏ trái đất chiếm 0,05 % gồm 2 đồng vị

35
17Cl (75,53%) và 3517Cl (24,47%)

V.Điều chế:
1.Trong phòng thí nghiệm:
_Chất oxy hóa mạnh

KMnO4, K2Cr2O4 + HCl  Cl2
MnO2, KClO3…
+4 -1 +2 0

MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O
+7 -1 +2

0
2KMnO4 + 16HCl 2KCl + 2MnCl2 +5Cl2 +8H2O

+5 -1 -1 0
KClO3 +6HCl  KCl + 3Cl2 + 3H2O
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2.Trong công nghiệp:
2NaCl nóng chảy dp 2Na + Cl2
2NaCl +2H2O dpdd 2NaOH + H2 + Cl2
15-20% ( - ) ( + )

VI.CUÛNG COÁ:

.......................................................................................................................................................................

HYDRO CLORUA – AXIT CLOHYDRYT
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Học sinh biết:

- Tính chất vật lý, tính chất hóa học của hydro clorua và axit clohydric.

-Tính chất của muối clorua và cách nhận biết ion clorua.

Học sinh hiểu:

-Trong phân tử HCL clo có số oxy hóa là -1 là số oxy hóa thấp nhất, vì vậy HCL thể hiện tính khử.

- Nguyên tắc điều chế hydro clorua trong PTN và trong công nghiệp.

Học sinh vận dụng:

- Viết phương trình phản ứng minh họa cho tính axit và tính khử của axit clohydric.

- Nhận biết hợp chất chứa ion clorua.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Giáo viên:

-Thí nghiệm điều chế hydro clorua.

- Thí nghiệm thou tính tan của hydro clorua trong nước: Bình chứa khí hydro clorua, dung dịch quỳ tím,

chậu(cốc) thủy tinh đựng nước.

- Bảng tính tan.

-Tranh sơ đồ điều chế axit clohydric trong PTN.

III . Lên lớp :

1 – Ổn định :

2 – Kiểm tra bài cũ :

3 – Giảng bài mới :
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HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
I.Tính chất vật lý:
1.Hydro clorua:
_Là chất khí không màu, mùi xóc , độc.
_Nặng hơn không khí, tan rất nhiều trong nước tạo
thành dd axit clohydric.
_Nhiệt độ hóa lỏng: -85,10C, hóa rắn: -114,20C.
2.Axit clodric:
_Là chất lỏng không màu, nặng hơn nước.
_Mùi xóc, axit clohydric đặc(37%) bốc khói trong
không khí ẩm.
IITính chất hóa học:
1.Hydro clorua:
_Khá trơ về mặt hóa học:
+ Không làm đổi màu quỳ
+ Không tác dụng với CaCO3

+ Tác dụng với kim loại khó khăn.
2.Axit clohdric:
a/Laø axit mạnh:
*Làm quỳ tím đổi màu.

HCl H+ + Cl-

Môi trường axit.
*Tác dụng với kim loại đứng trước hydro, axit bazơ,
bazơ và muối.

0 +1 +2 0
Fe + 2HCl FeCl2 + H2 
+2 -2 +1 -1 +2 -1 +1 -2
CuO + 2HCl CuCl2 + H2O
+2 -2 +1 +1 -1 +2 -1 +1 -2
Mg(OH)2 + 2HCl MgCl2 + 2H2O
+2 +4 -2 +1 -1 +2 -1 +1 -2 +4 -2
CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O + CO2 

b/Tính khử:
-1 -1

HCl : Cl Cl0 , Cl+1, Cl+3, Cl+5, Cl+7.
+6 -1 0 -1 +3

K2Cr2O7 + 14HCl 3Cl2 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O
+4 -1 +2 0
PbO2 + 4HCl PbCl2 + Cl2 + H2O
Kết luận :

tính axit HCl + KL > H  HCl tính oxy hóa.
tính khử

3.Muối clorua:
a/Công thức tổng quát: MCln

(n: hóa trị của kl M)
b/Tính tan:
_Hầu hết tan, trừ{AgCl, PbCl2, CuCl}

traéng
c/Tính chất:

BaCl2 + H2SO4  BaSO4 + HCl
CuCl2 + NaOH NaCl + Cu(OH)2
NaCl + AgNO3  NaNO3 + AgCl

d/Nhaän biết ion Cl- : dùng ddAgNO3  AgCl 
traéng

HCl + AgNO3  HNO3 + AgCl 
NaCl + AgNO 3  NaNO3 + AgCl 

4.Điều chế hydro clorua:
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a/Trong phòng thí nghiệm:
NaCL(tt.raén) + H2SO4  NaHSO4+ HCl 

2NaCltt + H2SO4 
t Na2SO4 2HCl 

b/Trong công nghiệp: (phương pháp tổng hợp).
H2 + Cl2 

ot 2 HCl
VI.CUÛNG COÁ

........................................................................................................................................................................

HỢP CHẤT CÓ OXY CỦA CLO
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Học sinh biết

- Công thức, tên gọi một số oxit và axit có oxy của clo.

- Quy luật biến đổi tính oxy hóa và độ bền của các hợp chấtcó oxy của clo.

- Tính chất chung của các hợp chất có oxy của clo là tính oxy hóa.

- Phản ứng điều chế và ứng dụng của nước Giaven, muốpi clorat, clorua vôi.

Học sinh hiểu

- Trong hợp chất chất có oxy của clo, clo có số hóa dương.

- Hợp chất có oxy của clo có tính oxy hóa.

Học sinh vận dụng

- Giải thích tính tẩy trắng , sát trùng của nước Giaven và clorua vôi.

- Viết được một số phản ứng điều chế nước Giaven, clorua vôi, muối clorat.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Giáo viên

- Chai đựng nước Giaven có bán trên thị trường.

- Mẫu clorua vôi, muối kali clorat, giấy màu , ống nghiệm…

III.LÊN LỚP :

1 – Ổn dịnh lớp

2 –Kiểm tra bài cũ :

3 – Bài giảng :

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
I.Sơ lược về các axit và các axit chứa oxy của
clo:

+1 +3 +5 +7



GV : Nguyễn Thị Liễu

67

_Oxit: Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7
+1 +3 +5 +7

_Axit: HClO, HClO2, HClO3, HClO4

a.hipoclorô, a.clorô, a.cloric, a.pecloric
Tính bền và tính axit tăng
Khả năng oxi hóa giảm

_Gốc muối: ClO-, ClO-
2 , ClO-

3, ClO-
4

Hipocloric, cloric, clorat, peclorat

II.Nöùôc Javel:
1.Điều chế:

0 -1 +1
2NaOH + Cl2  NaCl + NaClO + H2O

*Điện phân dd NaCl không vách ngăn:
2NaCl + 2H2O  2NaOH + H2 + Cl2
2NaOH + Cl2  NaCl + NaClO + H2O
NaCl + H2O NaClO + H2

2.Tính chất và ứng dụng:
_Tẩy trắng vải sợi , giấy, sát trùng , khử mùi

NaClO + H2O + CO2  NaHCO3 + HClO
3.Clorua voâi( CaOCl2):

-1
Cl

Ca
+1

O Cl
a.Ñieàu cheá:

Cl2 + Ca(OH)2  CaOCl2 + H2O
Cl2+ CaO CaOCl2
2Cl2 + 2Ca(OH)2  CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

b.Ứng dụng:
_Tẩy trắng vải sợi, giấy, tẩy uế các hố rác, cống
rãnh.
_Xử lý chất độc.
_Tinh chế dầu mỏ.

Cl
/

2Ca + H2O + CO2  CaCO3 + CaCl2 + 2HClO
\
O-Cl

*Điều chế clo:
CaOCl2 + 2HCl CaCl2 + H2O + Cl2

_Tinh chế dầu mỏ
4.Muối clorat(KClO3 ) :
a.Điều chế:

0 -1 +5

3Cl2 + 6 KOH 
o100 5KCl + KClO3 + 3H2O

*Điện phân dd KCl 25% , 70 – 750C
6KCl + 6H2O 6KOH + 3H2 + 3Cl2
3Cl2 + 6KOH 5KCl + KClO3 + 3H2O
KCl + 3H2O KClO3 + 3H2

b.Ứng dụng:
_Chế tạo thuốc nổ, sản xuất pháo hoa.

2KClO3 + 3S 
ot 3SO2 + 2KCl

_Điều chế oxy:
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KClO3

ot

MnO2
 KCl + 3/2 O2

4KClO3 
0t KCl + 3KClO4

VI.CUÛNG COÁ

.....................................................................................................................................................................

FLO
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Học sinh biết

- Trạng thái tự nhiên của flo. Phương pháp duy nhất để điều chế flo là phương pháp điện phân.

- Flo là phi kim có tính oxy hóa mạnh nhất. Trong các hợp chất, flo chỉ thể hiện số oxy hóa -1.

- Tính chất và cách điều chế hydro florua, axit flohydric, oxy florua(OF2).

Học sinh hiểu

- Flo là phi kim mạnh nhất. Trong các hợp chất, flo chỉ thể hiện số oxy hóa -1 là flo có độ âm điệnlớn

nhất và lớp electron ngoài cùng của nguyên tử chỉ có 1 electron độc thân.

- Điều chế flo chỉ dùng phương pháp duy nhất là phương pháp điện phân vì flo là chất oxy hóa mạnh

nhất.

Học sinh vận dụng

- Viết các phương trình phản ứng minh họa cho tính phi kim mạnh nhất của flo.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Flo là phi kim hoạt động rất mạnh, các thí nghiệm với flo là rất nguy hiểm. GV không tiến hành thí

nghiệm với flo đơn chất mà can khai thác SGK để hình thành kiến thức cho HS.

III. LÊN LỚP :

1 – Ổn dịnh lớp

2 – Kiểm tra bài cũ :

3 – Bài giảng

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
KHHH : F
Cấu hình e : 1s2 2s2 2p5

CTPT : F2
CT e:
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CTCT : F-F
I.Trạng thái tự nhiên – Điều chế:
1.Trạng thái tự nhiên:
_Chất khí, màu lục nhạt, độc
_Tồn tại chủ yếu ở dạng hợp chất

+Florit (CaF2)
+Criolit ( Na3AlF6 )
+men răng, một số lá cây

2.Điều chế:

KF
HFKF


070

K + 1/2F2

II.Tính chất hóa học – Ứng dụng :XF = 4
1.Tính chất hóa học:
_Tác dụng với hầu hết kim loại.
_Với hydro

0 0 +1 -1

H2 + F2   0250 2HF
_Phân tích nước nóng

-2 0 -1 0
H2O + F2  2HF + ½ O2

2.Ứng dụng:
_Chất oxy hóa nhiên liệu phóng tên lửa
_Chế tạo dẫn xuất hidro cacbon của flo: tơ Teflon_
- Chế tạo Freon dùng trong máy lạnh, tủ lạnh
III.Hợp chất của flo:
1.Điều chế:

CaF2 + H2SO4  CaSO4 +2HF (hidro florua)
HF  OH2 ddHF (axit flohidric)

_Axit flohidric là axit yếu và rất yếu so với HCl
_Axit flohidric ăn mòn kim loại

4HF + SiO2  SiF4 + 2H2O (Silic tetraflorua)
_Muối của HF là muối florua: hầu hết đều tan, kể
cả muối bạc florua (AgF) . Cacù muối florua đều
độc.
2.Hợp chất chứa oxy của Flo: (OF2 )
_Độc, chất khí không màu

2F 2 + 2NaOH 2NaF + H2O + OF2 
_OF2 có tính oxy hóa mạnh
_Trong hợp chất với O2 , F có độ âm điện lớn nên
có soh -1 , oxy có soh là +2

-1 +2 -1
F- O2+ F-

VI.CUÛNG COÁ
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BROM

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Học sinh biết

- Trạng thái tự nhiên, phương pháp điều chế và tính chất hóa học của brom.

- Phương pháp điều chế và tính chất một số hợp chất của brom.

Học sinh hiểu

-Brom là phi kim có tính oxy hóa mạnh nhưng kém clo và flo, khi gặp chất oxi hóa mạnh brom thể

hiện tính khử.

- Tính chất giống và khác nhau giữa hợp chất với hydro, hợp chất với oxy của clo và brom.

Học sinh vận dụng

- Viết các phương trình phản ứng minh họa cho tính chất của brom và hợp chất của brom.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Giáo viên : chuẩn bị để tiến hành thí nghiệmoxy hóa ion I bằng Br2.

-Hóa chất: nước brom, dung dịch KI.

- Dụng cụ: ống nghiệm, pipet(hoặc ống nhỏ giọt).

III. LÊN LỚP :

1 – Ổn dịnh lớp

2 – Kiểm tra bài cũ :

3 – Bài giảng

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
KHHH : Br
Cấu hình e : {Ar} : 3d104s24p5

CT e :
CTPT : Br2
CTCT : Br-Br
CT e :

I.Trạng thái tự nhiên – Điều chế:
1.Trạng thái tự nhiên:
_Chất lỏng , màu nâu đỏ, độc.
_Dễ gây phỏng
_Trong tự nhiên chủ yếu tồn tại ở dạng hợp chất
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muối bromua có trong nước biển , ao hô%.
2.Điều chế:

-1 0 -1 0
2NaBr + Cl2  2NaCl + Br2

+4 +6 +2
0
MnO2 + 2H2SO4 + 2KBr  K2SO4+ MnSO4 + Br2 +
2H2O
II.Tính chất hóa học và ứng dụng:
1.Tính chất hóa học:
a/Tính oxy hóa:
_Với kim loại:

0 0 +3 -1
2Fe + 3Br2  2FeBr3
0 0 +1 -1

2Al + 3Br2  2AlBr3
_Vôùi hidro:

0 0 +1 -1
H2 + Br2  2HBr (hidro bromua)

_Vôùi muoái iotua (I-) :
0 -1 -1 0
Br2 + 2NaI 2NaBr- + I2

_Các chất khử khác: brom thể hiện tính oxy hóa
mạnh với các chất khử khác:

+4 0 +6 -1
SO2 + 2H2O + Br2  H2SO4 + 2HBr

Màu đỏ không màu
b/Tự oxy hóa khử:
_Với nước : yếu hơn clo.
0 -1 +1

Br2 + H2O  HBr- + HBrO
(axit hipobromic)

_Vôùi dd bazô:
0 -1 +1
Br2 +2 NaOH NaBr + NaBrO + H2O

c/Tính khử:Khi tác dụng với các chất oxy hóa
mạnh

0 0 +5 -1
3Cl2 + 6H2O + Br2  2HBrO3 +10HCl
O K a.bromic

2.Ứng dụng:
_Dùng để sản xuất dược phẩm, thuốc nhuộm, phim
ảnh.
III.Hợp chất của Brom:
1.Hidro Bromua- Axit Bromhidric (HBr):
PBr3 + 3H2O H3PO3 + 3HBr
(photpho tribromua)
_Khí hidro bromua (HBr) là chất khí không màu

HBr  OH2 dd HBr (axit bromhidric)
_Axit Bromhidric là một axit mạnh (mạnh hơnaxit
clohidric), có tính khử mạnh hơn axit clohdric.

-1 +6 0 +4
2HBr +H2SO4 ñ  Br2 + SO2 + 2H2O

-1 0 0 -2
2HBr + ½ O2  Br2 + H2O

* Muối bromua có chứa ion Br-

_Hầu hết các muối bromua đều tan trừ AgBr (kết
tủa vàng nhạt)

2AgBr as 2Ag + Br2
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2.Hợp chất chứa oxy của brom:
HBrO HBrO3 HbrO4

a.hipobromo a.bromic a.pebromic
tính axit và độ bền 

VI.CUÛNG COÁ

...........................................................................................................................................................

IOT
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Học sinh biết

-Trạng thái tự nhiên, phương pháp điều chế và ứng dụng của iot.

- Tính chất hóa học của iot và một số hợp chất của iot. Phương pháp nhận biết iot.

Học sinh hiểu

- Iot có tính oxy hóa yếu hơn các halogen khác.

- Ion I có tính khử mạnh hơn cá ion halogenua khác.

Học sinh vận dụng

- Viết phương trình phản ứng minh họa cho tính chất của iot và hợp chất của iot.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Các thí nghiệm GV có thể làm là: iot với hồ tinh bột, thử tính tan của iot trong nước và trong dung môi

hữu cơ.

- Hóa chất :iot (tinh thể) ; hồ tinh bột, rượu etylic.

- Dụng cụ: ống nghiệm, pipet…

III. LÊN LỚP :

1 – Ổn đònh lớp

2 – Kiểm tra bài cũ:

3 – Bài giảng:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
KHHH: I
NTK: 127
Cấu hình e : [kr] 4d10 5s2 5p5

CTPT: I2
CTCT: I-I
CT e:

I.Trạng thái tự nhiên – Điều chế:
1.Điều chế Iot:
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-1 0 -1 0
2KI + Br2  2KBr + I2

Nhân biết IOT : dùng hồ tinh bột hóa xanh
2.Trạng thái tự nhiên:
_Có trong vỏ trái đất .
_Trong nước biển.
_Muối mỏ.
_Tuyến giáp người.
_Giáp trạng người.
II.Tính chất :
1.Tính chất vật lý:
_Iot là tinh thể màu đen tím, có vẻ sáng kim loại.
_Khi được đun nhẹ Iot biến thành hơi màu tím 
thăng hoa.
_Iot tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
2.Tính chất hóa học:
a/Tính chất kim loại:

0 0 +3 -1
2Al + 3I2  2AlI3
0 0 +2 -1
Fe + I2  FeI2

b/Tính chaát vôùi hydro:
0 0 +1 -1
H2 + I2  2HI
c/Tính chaát vôùi hydro sunfua:

-2 0 - 1 0
H2S + I2  2HI + S 

d/ Kết luận : I2 có tính oxy hóa.

3.Hợp chất của Iot:
a/Hydro Iotua – Axit Iot hydric:
*HI kém bền về nhiệt hơn cả:

2HI H2 + I2
_Tan nhiều trong nước tạo thành dd có tính axit
mạnh ( HI > HBr > HCl > HF ).
_HI có títnh khử mạnh ( > HBr )

-1 +6 -2 0
8HI + H2SO4 (ñ)  H2S + 4I2 + 4H2O

-1 +3 +2 0
2HI + 2FeCl3  2FeCl2 + I2 + 2HCl

*Muoái Iotua:
_Là muối của axit iot hydric.
_Đa số Iotua dễ tan trừ PbI2 ( vàng ), AgI (vàng)
__Ion Iotua bị Clo hay Brom oxy hóa

2NaI + Br2  2NaBr- + I2
* Kết luận : IOT có tính oxy hóa yếu.

III.Ứng dụng:
_Được dùng nhiều dưới dạng cồn, iot để dùng làm
thuốc sát trùng và cầm máu.
_Có trong thành phần của nhiều dược phẩm khác.
_Dùng làm muối Iot.
_Giúp tránh được các rối loạn do thiếu Iot như
bệnh bướu cổ.

VI.CUÛNG COÁ
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LUYỆN TẬP CHƯƠNG 5
A – Mục đích yêu cầu :

-Học sinh nắm được cấu tạo nguyên tử , độ âm điện , số oxi hóa của các halogen . Từ đó hiểu được

sự giống và khác nhau về tính chất

- Hiểu được tính chất cơ bản của các hợp chất halogen và núng dụng của chúng .

- Dẫn ra được những phản ứng hóa học chứng minh tính chất các đơn chất halogen và hợp chất của

chúng .

- Rèn luyện kỹ năng giải toán .

B – Lên lớp :

1 – Ổn định lớp :

2 – Kiểm tra bài cũ :

3 – Bài giảng :

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
I – CẤU TẠO NGUYÊN TỬ – TÍNH CHẤT CÁC ĐƠN
CHẤT :
1 – Cấu hình electron nguyên tử :

9F [He]2s22p5

17Cl [Ne] 3s23p5

34Br [Ar]3d104s24p5

53I [Kr] 4d105s25p5

a) Giống nhau :
- Có 7 e lớp ngoài cùng : ns2np5

- Có 1 e độc thân ở trạng thái cơ bản
b) Khác nhau :
- Từ Cl  I : lực hút giữa hạt nhân với e lớp

ngoài cùng giảm ( R nguyên tử  )
- F không có phân lớp d  chỉ có 1 e độc

thân . Từ Cl  I : có phân lớp d : ngoài 1e độcthân ở
trạng thái cơ bản cò có 3, 5 , 7 e độc thân khi bị kích
thích .
2 – Độ âm điện : giảm dần từ F I
3 – Tính chất hóa học :
- Lànhững phi kim có tính oxi hóa mạnh :

X2 + 2e  2 X-

- Có tính oxi hóa giãm từ F I .
- F không có tính khử  không có soh dương .
- Tính khử tăng dần từ Cl I

II – HỢP CHẤT CỦA HALOGEN :
1 – Hidro halogenua và axit iot hidric :
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HF HCl HBr HI
- Chất khí , dễ tan trong nước tạo thành axit halogen
hidric
- Tính axit tăng dần từ HF HI : HF ăn moon thủy
tinh .
- F- bị oxi hóa bằng dòng điện , Cl- , Br- , I- bị oxi hóa
bởi các chất oxi hóa khác .
-Tính khử tăng dần HF HI
2 – Hợp chất chứa oxi của halogen :

F có soh = -1 , các halogen khác có soh dương :
NaClO, NaClO2, KClO3, KClO4.

........................................................................................................................................................................

BÀI THỰC HÀNH SỐ 2 :
Phản ứng oxi hóa khử – tính chất của axit clohdric

A – Mục đích bài học :

Củng cố các thao tác thí nghiệm an toàn , kỹ năng quan sát , nhận xét các hiện tượng xảy ra , viết

phương trình phản ứng hóa học, cân bằng phản ứng oxi hóa khử .

Khắc sâu kiên thức về axt clohidric , cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử .

B – Dụng cụ hoá chất :

1 – Hoá chất :

- Zn , Cu , Fe ,CaCO3

- Dung dịch HCl , H2SO4 , KMnO4 , NaOH , PP

2 – Dụng cụ :

Đèn côn , ống nghiệm , kẹp , giá đựng ống nghiệm , quẹt diêm

C – Chuẩn bị :

Chia mỗi lớp thành 12 nhóm hay 10 nhóm ( tuỳ sĩ số học sinh ) .

Hướng dẫn làm tường trình .

D – Thực hành :

I – Phản ứng oxi hóa khử :

Cho biết hiện tượng , viết phương trình phản ứng , xác định vai trò các chất tham gia phản ứng .

- Thí nghiệm 1 : 1 viên Zn + 1 ml dd H2SO4 (l)

- Thí nghiệm 2 : 1 cây đinh Fe + 1 ml dd CuSO4

- Thí nghiệm 3 : 1 ml dd FeSO4 + 1ml dd KMnO4 + 1 ml dd H2SO4(l)
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II – Tính chất axi Clohidric :

Cho biết hiện tượng , viết phản ứng :

- Thí nghiệm 1 : 1 viên Zn + 1 ml dd HCl

- Thí nghiệm 2 : 1 it CuO + 1 ml dd HCl , t0

- Thí nghiệm 3 : 1 ml dd NaOH + 1 giọt PP + 1 ml dd HCl

- Th nghiệm 4 : 1 muỗng CaCO3 + 1 ml dd HCl

III – Nhận biết :

Chỉ dùng quỳ và một thuốc thử nhận biết 4 dd A , B , C , D chứa : HNO3 , HCl , NaNO3 , NaCl

Hướng dẫn : H kẻ bảng :

A B C D
QUỲ
DD
KẾT QUẢ

Phương trình phản ứng :

...........................................................................................................................................................

KHÁI QUÁT VỀ NHÓM OXI

I.Mục đích yêu cầu:

Học sinh biết:

Ký hiệu hóa học, tên gọi và một số tính chất vật lý cơ bản của các nguyên tố trong nhóm oxy.

Các nguyên tố trong nhóm oxy có số oxy hóa -2, +4, +6 trong các hợp chất (trừ oxy).

Học sinh hiểu:

Tính chất hóa học chung của các nguyên tố nhóm oxy là tính phi kim mạnh nhưng kém nhóm

halogen.

Quy luật biến đổi về cấu tạo và tính chất của các nguyên tố trong nhóm oxy.

Quy luật biến đổi tính chất các hợp chất với hydro và hợp chất hydroxit của các nguyên tố trong

nhóm oxy.

II.Đồ dùng dạy học:

Giáo viên:

Bảng tuần hòan các nguyên tố hóa học.
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Bảng phụ theo SGK, tranh.

Học sinh: Ôn lại kiến thức về cấu tạo nguyên tử, kỹ năng viết cấu hình electron, khái niệm độ âm điện,

số oxy hóa…

III. LÊN LỚP :

1 – Ổn dịnh lớp

2 – Kiểm tra bài cũ :

3 – Bài giảng :

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
I – VỊ TRÍ NHÓM OXI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN HÓA
HỌC CÁC NGUYÊN TỐ :
- Thuộc nhóm VIA , gồm các nguyên tố :

Oxi Lưu
huỳnh

Selen Telu Poloni

KHHH O S Se Te Po
T/thái Khí Rắn Rắn Rắn Rắn
Màu Không Vàng Nâu

đỏ
Xám Ánh

kim
CT O2 S Se Te Po

II - CẤU TẠO NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM
OXI :
1 – Giống nhau :
- Có 6e lớp ngoài cùng : ns2np4

   

- Trạng thái cơ bản : có 2 e độc thân :
R + 2e  R2-  các nguyên tố nhóm Oxi có tính

oxi hóa .
2 – Khác nhau :

Oxi S  Te
- Khoâng coù phaân
lớp d có 2 e độc
thân

   

- Coù soh -2 trong
các hợp chất

- Có phân lớp d có 4 hoặc 6 e
độc thân khi bị kích thích .

- Ngoài soh -2 , còn có soh +4 ,
+6 trong hợp chất với các
nguyên tố có độ âm điện lớn

     

    

   

II – TÍNH CHAÁT CAÙC NGUYEÂN TOÁ TRONG NHOÙM OXI :
1 – Đơn chất ;

- Tính phi kim yếu dần , tính kim loại mạnh dần
- Độ âm điện giảm dần
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- Tính oxi hóa giảm dần .
2 – Hợp chất :

a) Hợp chất với hidro :

H2R H2O H2S H2Se H2Te
Lỏng Khí Khí Khí

H2R   OH 2 dd H2R : tính axit tăng
b) Oxit – hidroxit : tính axit giảm

RO2 SO2 SeO2 TeO2

RO3 SO3 SeO3 TeO4

H2RO3 H2SO3 H2SeO3 H2TeO3

H2RO4 H2SO4 H2SeO4 H2TeO4

...................................................................................................................................................................

OXY
I.Mục đích yêu cầu:

Học sinh biết:

_Ứng dụng và phương pháp điều chế oxy.

Học sinh hiểu:

Tính chất hóa học cơ bản của oxy là tính oxy hóa mạnh.

Nguyên tắc điều chế oxy trong phòng thí nghiệm là phân hủy hợp chất giàu oxy và không bền.

Học sinh vận dụng:

_Viết các phương trình phản ứng chứng minh tính chất oxy hóa mạnh của oxy và một số phương trình

phản ứng điều chế oxy trong phòng thí nghiệm.

II -

III. LÊN LỚP :

1 – Ổn đònh lớp

2 – Kiểm tra bài cũ:

3 – Bài giảng:

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
_KHHH: 8O
_Cấu hình e : 1s2 2s2 2p4

_CTPT : O2

_Công thức e:
_CTCT : O=O
I.Tính chất vật lý:
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_Là chất khí không màu, không mùi, không vị, rất ít
tan trong nước.
_Là thành phần chính không khí, chiếm 1/5 thể tích
không khí.
_Hóa lỏng ở – 1830C.
II.Tính chất hóa học:

O2 + 4e 2O2-

 tính oxy hóa mạnh.
có soh -2 trong hợp chất (F2O+2).
- 1F – O+2 – F-1

1.Tác dụng với kim loại: Au, Ag, Pt
y/2 O2 + xM  MxOy

VD: 4K + O2  2K2O
Chất khử chất oh

2Mg + O2  2MgO
Chất khử chất oh

4Al + 3O2  2Al+32O3

Chất khử chất oh
3Fe + 2O2  Fe3O4

Chất khử chất oh
2.Tác dụng với hydro:

H2 + O2  2H2O
3.Tác 2dụng với phi kim:

O2 + PK  O.PK
C + O2  CO2 (anhidric cacbonic)
4P + 5O2  2P2O5 (anhidric photphoric)
S + O2  SO2 (anhidric sunfurô)
2C + O2  2CO (cacbon oxit)
N + O2   C3000 NO (nitơ oxit) không màu.

4.Tác dụng với hợp chất:
2Fe3O4 + 1/2O2  0t 3Fe2O3

H2S + 3/2O2  0t SO2+ H2O
C2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O
4FeS2 + 11O2  2Fe2O3 + 8SO2

2CO + O2  0t 2CO2

III.Ứng dụng:
_Duy trì sự sống , sự cháy.
_Quá trình luyện kim.
_Y học, thuốc nổ, nhiên liệu.
IV.Điều chế:
1.Trong phòng thí nghiệm:

2KMnO4  0t K2MnO4 + MnO2 + O2
(Kali pecmangarat)
2KClO3   2:MnOxt 2KCl + 3O2

2H2O2   2:MnOxt 2H2O + O2
(Hydro peoxit)

2.Trong công nghiệp:
a/Từ không khí: chưng cất phân đoạn không khí
lỏng thu được N2 và O2
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Ozon và Hydropeoxit

I.Mục đích yêu cầu:

Học sinh biết:

Cấu tạo phân tử O3 và H2O2

Một số ứng dụng của O3 và H2O3.

Học sinh hiểu:

O3, H2O3 có tính oxy hóa là do dễ phân hủy tạo ra oxy.

H2O2 có tính khử và tính oxy hóa là do nguyên tố oxy trong H2O2 có số oxy hóa -1 là số oxy hóa

trung gian giữa số oxy hóa 0 và -2 của oxy.

Học sinh vận dụng:

Giải thích vì sao O3, H2O2 được dùng làm chất tẩy màu và sát trùng.

Viết một số phương trình phản ứng minh họa cho tính chất hóa học của O3 và H2O2.

II.Đồ dùng dạy học:

Giáo viên:

Hóa chất: H2O2, dd KI, dd KMnO4, dd H2SO4 loãng, hồ tinh bột, quỳ tím.

Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút, kẹp ống nghiệm, giá ống nghiệm.

III. LÊN LỚP :

1 – Ổn dịnh lớp

2 – Kiểm tra bài cũ:

3 – Bài giảng:

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
I.Ozon:
_Được cấu tạo bởi nguyên tố oxy có cấu hình e :
1s2 2s2 2p4.
_CTPT: O3 (M = 48)
_CT e:

_CTCT:
1.Tính chất vật lý:
_Là chất khí, màu xanh nhạt, mùi xốc.
_Hóa lỏng ở -1120C.
_Tan trong nước nhiều hơn oxy 15 lần.
2.Tính chất hóa học:
Điều chế: 3O2  tiac鲲ct韒 2O3
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O3 có tính oxy hóa mạnh hơn oxy.
O3  O2 + [ O]

*Tác dụng với dd KI:
Nhận biết O3:
2KI-1 + H2O + O3  2KOH + I02 + O2
Tinh bột  xanh

*Tác dụng với kim loại\ {Au, Pt }
2Ag + O3  Ag2O + O2

3.Ứng dụng: SGK.
II.Hydro peoxit:
_CTPT: H2O2.
_CTCT: H – O – O – H
_CT e:

1.Tính chất vật lý:
_Chất lỏng không màu.
_Năng hơn nước 1,5 lần.
_Hóa lỏng ở -0,480C.
2.Tính chất hóa học:
2H2O2   2MnO 2H2O + O2

a/Tính oh:
H2O2 + KNO3  H2O + KNO3

Chaát oh
Nhận biết: H2O2 + KI  I2 + 2KOH
b/Tính khử:

Ag2O + H2O2  2Ag + H2O + O2

2KMnO4 + 5H2O + 3H2SO4  2MnSO4 + 5O2 +
K2SO4 + 8H2O

3.Ứng dụng : SGK.
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Lưu Huỳnh
I.Mục đích yêu cầu:

Học sinh biết:

- Cấu tạo tinh thể gồm 2 dạng S và S .

- Một số ứng dụng và phương pháp sản xuất lưu huỳnh.

Học sinh hiểu:

- Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với cấu tạo phân tử và tính chất vật lý của lưu huỳnh.

- Do lưu huỳnh có độ âm điện tương đối lớ (2,6) và có số oxy hóa 0 là trung gian giữa số oxy hóa

-2 và + 6 nên lưu huỳnh vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử.

HoÏc sinh vận dụng:

- Viết được phương trình phản ứng chứng minh tính khử, tính oxy hóa của lưu huỳnh.

- Giải thích một số hiện tượng vật lý, hóa học liên quan đến lưu huỳnh.

II.Đồ dùng dạy học:

Giáo viên:

- Hoá chất: lưu huỳnh , Cu, khí oxy (điều chế sẵn).

- Dụng cụ: ống nghiệm, lọ đựng khí oxy, neon cồn.

- Tranh mô tả cấu trúc tinh thể S và S.

- Sơ đồ biến đổi cấu tạo phân tử lưu huỳnh theo nhiệt độ.

III. LÊN LỚP:

1 – Ổn đònh lớp

2 – Kiểm tra bài cũ:

3 – Bài giảng:

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
_KHHH: 3216 S

_Cấu hình e : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

_Vị trí: STT: 16
CK: 3
Nhóm VI A

I.Tính chất vật lý của lưu huỳnh:
Chất rắn màu vàng, giòn, xốp, nhẹ.
1.Dạng thù hình của lưu huỳnh:
a/Lưu huỳnh tà phương: ( S thoi), (S = S8)
_Tồn tại ở < 95,50C.
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_t0 nóng chảy = 1130C.
Phân tử có 8 nguyên tử.
b/Lưu huỳnh đơn tà: (S = S 8)
_Tồn tại 95,5 đến 1190C.
_t0 nóng chảy = 1190C.
SS

2.Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với mcấu tạo phân tử
và tính chất vật lý của lưu huỳnh:
S8  C119 S lỏng  C187 S dẻo   C6,444 Sn hôi

vàng   C1400 S2   C1700 S
II.Tính chất hóa học của lưu huỳnh:
1.Tác dụng với kim loại:
S + KL t muối sunfua
VD: 2Na0 + S0 t Na2+1S-2 (natri sunfua)
Fe0 + S0 t Fe+2S-2 ( saét sunfua )
Cu0 + S t CuS-2 (ñoàng sunfua)
2.Tác dụng với hydro:
H2 + S  H2S (hydro sunfua)
H2S   OH 2 ddH2S (a. sunfua hidric)
3.Tác dụng với phi kim:
S + O2 t SO2

S+ 3F2 SF6
2S + C  CS2 (cacbon disunfua)
4.Nhận xét:
III.Ứng dụng của lưu huỳnh:
_Sản xuất axit sunfuaric.
_Sản xuất diêm quẹt., chất tẩy trắng , bột giặt, chất
dẻo, lưu hóa cao su, phẩm nhuộm.
IV.Sản xuất lưu huỳnh:
1.Khai thác lưu huỳnh:
_Dùng hệ thống thiết nén siêu nóng (1700C) vào
mỏ các lưu huìynh , lưu huỳnh nóng chảy và bị nay
lên mặt đất
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HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
I – HIDRO SUNFUA :
1 – Cấâu tạo phân tử :

Công thức e :
Công thức cấu tạo :

H H
2 – Tính chất vật lý :
-Là chất khí không màu , mùi trứng thối , độc
-Hơi nặng hơn không khí
-Ít tan trong nước , khi tan tạo dd axit sunfua hidric
(nước hidro sunfua ) .
- t 0dd = -86

0 . t 0hl = -60
0

3 – Tính chất hóa học :
a-Tính axit yếu :

H2S  OH2 dd H2S (axit sunfua hidric ) có tính
axit yếu :
* Làm quỳ tím hóa hồng .
* Tác dụng với OB :
Vd : CdO + H2S = CdS  +H2O

vàng

* Tác dụng với dd muối :
Vd : CuSO4 + H2S  CuS (đen) + H2SO4

CdCl2 + H2S  CdS + 2 HCl
Pb(CH3COO)2 + H2S  PbS (ñen) + 2 CH3COOH
FeCl2 + 2 H2S  FeS + 2 HCl
* Tác dụng với dd baz :
1 NaOH + 1 H2S = NaHS + H2O (1)
2 NaOH +1 H2S = Na2S + 2 H2O (2)
k =

SH

NaOH
n
n

2
k<1 1 1<k<2 2 k< 2

pứ , sp (1) (1) (2) (2)
NaHS (1) NaHS (2) Na2S
H2Sdö NaHS Na2S Na2S

NaOHdö

b – Tính khử mạnh :

2

2
S :

2
S 

0
S

64 

SS : tính khử

a/ Với oxi :
H2S + ½ O2

chaùychaäm S + H2O

H2S + 3/2 O2 
0t

SO2 + H2O
b/ Vôùi chaát oxi hoùa khaùc :

H2S + 4 Cl2 + 4 H2O H2SO4 + 8 HCl
2 H2S + SO2  3 S + 2 H2O
3 – Trạng thái tự nhiên – Điều chế :
a - Trạng thái tự nhiên :

Có trong nước suối , khí núi lửa , khí thoát ra
từ protein thối rửa .
b – Điều chế :

H2 + S 
0t H2S 

HIDRO SUNFUA – LƯU HUỲNH DIOXIT
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FeS + 2 HCl FeCl2 + H2S
4 – Muoái Sunfua ( S2-) :

a) Tính tan :

Tan Khoâng tan trong
nước, tan trong
axit

Không tan trong
nước, không tan
trong axit loãng

Na , K , Ca ,
Ba

Còn lại Pb , Ag , Sn ,
Mn , Cu . . .

b) Nhận biết :
* Dùng dd HCl : tạo khí mùi trứng thối

Na2S + 2 HCl 2 NaCl + H2S
* Dùng dd Pb(NO3 )2 : tạo kết tủa màu đen :

Na2S + Pb(NO3)2  PbS  + 2 NaNO3

H2S + Pb(NO3)2 PbS  + 2 HNO3

c) Tính chaát :
* Gioáng caùc muoái khaùc
* Kém bền với nhiệt :

4 FeS + 7 O2  2 Fe2O3 + 2 SO2

II – Lưu huỳnh dioxit :
1 – Cấu tạo phân tử :

2 – Tính chất vật lý :
-Là chất khí không màu , mùi hắc , độc
-Nặng hơn không khí , hóa lỏng -100C
-Tan nhiều trong nước
3-Hóa tính :

a-Laø một oxit axit :
* Với nước :
SO2 + H2O H2SO3 (axit sunfuarô )
* Vôùi oxit baz :
SO2 + CaO CaSO3 ( canxi sunfit )
* Vôùi dd baz :
1 SO2 + 1 NaOH NaHSO3 ( Natri hidro sunfit )
1 SO2 + 2 NaOH Na2SO3 + H2O ( Natri sunfit )
 Lập k =

2SO
NaOH

n
n

k  1 : ( 1 )
k  2 : ( 2 )
1< k < 2 : ( 1) , ( 2 )

b-Tính oxi hóa khử :
4
S O2 :

0
S  e4

4
S  e2

6
S

* Tính oxi hóa :
SO2 + 2 H2S 3 S + 2 H2O

* Tính khử :
-Với oxi :

2 SO2 + O2   52
0 OVt 2 SO3

-Với chất oxi hóa khác : Làm mất màu dd Br2 :
dùng để nhận biết SO2

SO2 + Br2 + 2 H2O  H2SO4 + 2 HBr
Nâu đỏ không màu

5 SO2 + 2 KMnO4 + 2 H2O K2SO4 + 2 MnSO4 + 2
H2SO4

S

O O


S

O O


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* Nhận xét : mức oxi hóa +4 là mức oxi hóa trung
gian

0
S

4
S

6
S

4 – Là chất gây ô nhiễm :
Là chất được sinh ra do :
- Sự đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch
- Khí thải từ các nhà máy luyện kim . . .

Gây ra :
- Ô nhiễm môi trường .
- Mưa axit

5 – Ứng dụng :
Sản xuất axit H2SO4

Tẩy trắng bột giấy , giấy .
Chống nấm mốc , thực phẩm . . .
6 – Điều chế:
a) Trong phòng thí nghiệm :

Na2SO3 + H2SO4  Na2SO4 + H2O + SO2

b) Trong công nghiệp :

S + O2 
0t SO2

4 FeS2 + 11 O2 
0t 2 F2O3 + 4 SO2
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